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BÀI TẬP BỔ TRỢ VÀ NÂNG CAO VẬT LÝ 9

A- LÝ THUYẾT

CHƯƠNG I : ĐIỆN HỌC
I- ĐỊNH LUẬT ÔM – ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN

1- Định luật Ôm: Cường độ dòng điện qua dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỷ lệ nghịch với điện trở của dây
- Công thức: 
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  Trong đó: 
I:Cường độ dòng điện (A),

U Hiệu điện thế (V)

R Điện trở (()

- Ta có: 1A = 1000mA và 1mA = 10-3A

· Chú ý:

· Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai dầu dây dẫn là đường thẳng đi qua gốc tọa độ (U = 0; I = 0)

· Với cùng một dây dẫn (cùng một điện trở) thì: 
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2- Điện trở dây dẫn:

· Trị số 
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 không đổi với một dây dẫn được gọi là điện trở của dây dẫn đó.

· Đơn vị: (. 1M( = 103k( = 106(
· Kí hiệu điện trở trong hình vẽ: 
[image: image4] hoặc 
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· Chú ý:

· Điện trở của một dây dẫn là đại lượng đặc trưng cho tính cản trở dòng điện của dây dẫn đó.

· Điện trở của dây dẫn chỉ phụ thuộc vào bản thân dây dẫn.

II- ĐỊNH LUẬT ÔM CHO ĐOẠN MẠCH CÓ CÁC ĐIỆN TRỞ MẮC NỐI TIẾP

1/ Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc nối tiếp

· Cường độ dòng điện có giá trị như nhau tại mọi điểm: 

 I=I1=I2=…=In
· Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở thành phần:

 U=U1+U2+…+Un
2/ Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp

a- Điện trở tương đương (Rtđ) của một đoạn mạch là điện trở có thể thay thế cho các điện trở trong mạch, sao cho giá trị của hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch không thay đổi.

b- Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp bằng tổng các điện trở hợp thành: 

 Rtđ=R1+R2+…+Rn 
3/ Hệ quả:Trong đoạn mạch mắc nối tiếp (cùng I) hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỷ lệ thuận với điện trở điện trở đó
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III- ĐỊNH LUẬT ÔM CHO ĐOẠN MẠCH CÓ CÁC ĐIỆN TRỞ MẮC SONG SONG

1/ Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc song song

· Cường độ dòng điện trong mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện trong các mạch rẽ:

 I=I1+I2+…+In   

· Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch song song bằng hiệu điện thế hai đầu mỗi đoạn mạch rẽ.

U=U1=U2=…=Un  

2/ Điện trở tương đương của đoạn mạch song song

· Nghịch đảo điện trở tương đương của đoạn mạch song song bằng tổng các nghịch đảo điện trở các đoạn mạch rẽ:
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3/ Hệ quả

· Mạch điện gồm hai điện trở mắc song thì: 
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· Cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở (cùng U) tỷ lệ nghịch với điện trở đó: 
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IV- ĐIỆN TRỞ DÂY DẪN PHỤ THUỘC VÀO CÁC YẾU TỐ CỦA DÂY

Điện trở dây dẫn tỷ lệ thuận với chiều dài của dây, tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây và phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn
Công thức tính điện trở của dây dẫn (điện trở thuần): 
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      Trong đó: 
l chiều dài dây (m)

S tiết diện của dây (m2)

( điện trở suất ((m)

R điện trở (().

* Ýnghĩa của điện trở suất

· Điện trở suất của một vật liệu (hay một chất liệu) có trị số bằng điện trở của một đoạn dây dẫn hình trụ được làm bằng vật liệu đó có chiều dài là 1m và tiết diện là 1m2.

· Điện trở suất của vật liệu càng nhỏ thì vật liệu đó dẫn điện càng tốt.

* Chú ý:

- Hai dây dẫn cùng chất liệu, cùng tiết diện: 
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- Hai dây dẫn cùng chất liệu, cùng chiều dài: 
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- Hai dây dẫn cùng chất liệu: 
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- Công thức tính tiết diện của dây theo bán kính (R) và đường kính dây (d): 
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- Đổi đơn vị: 
1m = 100cm = 1000mm



1mm = 10-1cm = 10-3m



1mm2=10-2cm2=10-6m2

V- BIẾN TRỞ – ĐIỆN TRỞ DÙNG TRONG KỸ THUẬT

1/ Biến trở

· Được dùng để thay đổi cường độ dòng điện trong mạch.

· Các loại biến trở được sử dụng là: biến trở con chạy, biến trở tay quay, biến trở than (chiết áp).Biến trở là điện trở có thể thay đổi trị số và dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch

· Kí hiệu trong mạch vẽ: 
[image: image17] hoặc 
[image: image18] hoặc 
[image: image19] hoặc 
[image: image20]
2/ Điện trở dùng trong kỹ thuật

· Điện trở dùng trong kỹ thuật thường có trị số rất lớn.

· Được chế tạo bằng lớp than hoặc lớp kim loại mỏng phủ ngoài một lớp cách điện

· Có hai cách ghi trị số điện trở dùng trong kỹ thuật là:

+ Trị số được ghi trên điện trở.

+ Trị số được thể hiện bằng các vòng màu sơn trên điện trở (4 vòng màu).

VI- CÔNG SUẤT ĐIỆN

1) Công suất điện: Công suất điện trong một đoạn mạch bằng tích hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch với cường độ dòng điện qua nó.

Công thức:  P = U.I  , Trong đó: 
P công suất (W); 

U hiệu điện thế (V); 

I cường độ dòng điện (A)

Đơn vị: Oát (W); 1MW=1000kW=1.000.000W
1W=103kW=10-6MW
2) Hệ quả: Nếu đoạn mạch cho điện trở R thì công suất điện cũng có thể tính bằng công thức:

  P = I2.R   hoặc  P = 
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    hoặc tính công suất bằng 
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3) Chú ý

· Số oát ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết công suất định mức của dụng cụ đó, nghĩa là công suất điện của dụng cụ khi nó hoạt động bình thường.

· Trên mỗi dụng cụ điện thường có ghi: giá trị hiệu điện thế định mức và công suất định mức.

Ví dụ: Trên một bòng đèn có ghi 220V – 75W nghĩa là: bóng đèn sáng bình thường khi đựơc sử dụng với nguồn điện có hiệu điện thế 220V thì công suất điện qua bóng đèn là 75W.

· Trong đoạn mạch mắc nối tiếp (cùng I) thì: 
[image: image23.wmf]PR

11

PR

22

=

 (công suất tỉ lệ thuận với điện trở)

· Trong đoạn mạch mắc song song (cùng U) thì 
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 (công suất tỉ lệ nghịch với điện trở
)

· Dù mạch mắc song song hay nối tiếp thì Pm = P1+ P2+…+Pn  

VII- ĐIỆN NĂNG – CÔNG DÒNG ĐIỆN

1) Điện năng

* Điện năng là gì?

· Dòng điện có mang năng lượng vì nó có thể thực hiện công, cũng như có thể làm thay đổi nhiệt năng của một vật. Năng lượng dòng điện được gọi là điện năng.

* Sự chuyển hóa điện năng thành các dạng năng lượng khác

· Điện năng có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác: Cơ năng, quang năng, nhiệt năng, năng lượng từ, hóa năng…

Ví dụ:

- Bóng đèn dây tóc: điện năng biến đổi thành nhiệt năng và quang năng.

- Đèn LED: điện năng biến đổi thành quang năng và nhiệt năng.

- Nồi cơn điện, bàn là: điện năng biến đổi thành nhiệt năng và quang năng.

- Quạt điện, máy bơn nước: điện năng biến đổi thành cơ năng và nhiệt năng.

* Hiệu suất sử dụng điện

· Tỷ số giữa phần năng lượng có ích được chuyển hóa từ điện năng và toàn bộ điện năng tiêu thụ được gọi là hiệu suất sử dụng điện năng.

Công thức: 
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  Trong đó: A1: năng lượng có ích được chuyển hóa từ điện năng.

A: điện năng tiêu thụ.

2) Công dòng điện (điện năng tiêu thụ)
* Công dòng điện

· Công dòng điện sinh ra trong một đoạn mạch là số đo lượng điện năng chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác tại đoạn mạch đó.

· Công thức:  A = P.t = U.I.t    Trong đó:
A: công doàng điện (J)

P: công suất điện (W)

                                                            t: thời gian (s)

U: hiệu điện thế (V)

I: cường độ dòng điện (A)

- Ngoài ra còn được tính bởi công thức:  A=I2Rt  hoặc 
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* Đo điện năng tiêu thụ

· Lượng điện năng được sử dụng được đo bằng công tơ điện. Mỗi số đếm trên công tơ điện cho biết lượng điện năng sử dụng là 1 kilôoat giờ (kW.h).  
1 kW.h = 3 600kJ =3 600 000J 
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VIII- ĐỊNH LUẬT JUN-LENXƠ (Tính nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn khi có dòng điện chạy qua)

* Định luật: Nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, tỉ lệ thuận với điện trở và thời gian dòng điện chạy qua
* Công thức:  Q = I2.R.t          Trong đó:
Q: nhiệt lượng tỏa ra (J)

I: cường độ dòng điện (A)

R: điện trở (
[image: image28.wmf]W

)

t: thời gian (s)

* Chú ý: 

 - Nếu nhiệt lượng Q tính bằng đơn vị calo (cal) thì ta có công thức: Q=0,24I2Rt 
· Ngoài ra Q còn được tính bởi công thức :  Q=UIt  hoặc 
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· Công thức tính nhiệt lượng: Q=m.c.(t  Trong đó:
m khối lượng (kg)
c nhiệt dung riêng (JkgK)

(t độ chênh lệch nhiệt độ (0C)

IX Sử dụng an toàn điện và tiết kiệm điện 

* Một số quy tắc an toàn điện:

· Thực hành, làm thí nghiệm với hiệu điện thế an toàn: U < 40V

· Sử dụng dây dẫn có vỏ bọc cách điện tốt và phù hợp

· Cần mắc cầu chì, cầu dao...cho mỗi dụng cụ điện

· Khi tiếp xúc với mạng điện 220V cần cẩn thận, đảm bảo cách điện 

· Khi sửa chửa các dụng cụ điện cần: Ngắt nguồn điện, phải đảm bảo cách điện

* Cần phải sử dụng tiết kiệm điện năng :

· Giảm chi tiêu cho gia đình

· Các dụng cụ và thiết bị điện được sử dụng lâu bền hơn

· Giảm bớt các sự cố gây tổn hại chung do hệ thống cung cấp bị quá tải

· Dành phần điện năng tiết kiệm cho sản xuất

· Bảo vệ môi trường 

· Tiết kiệm ngân sách nhà nước

*  Các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng:

· Cần phải lựa chọn các thiết bị có công suất phù hợp

· Không sử dụng các thiết bị trong những lúc không cần thiết vì như vậy sẽ gây lãng phí điện 
* Những hệ quả:

· Mạch điện gồm hai điện trở mắc nối tiếp:   
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· Mạch điện gồm hai điện trở mắc song song:  
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· Hiệu suất:
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· Mạch điện gồm các điện trở mắc nối tiếp hay song song:  P = P1 + P2 + ..... + Pn

CHƯƠNG II: ĐIỆN TỪ

1. Nam châm vĩnh cửu.

* Đặc điểm:

· Hút sắt hoặc bị sắt hút (ngoài ra còn hút niken, coban…)

· Luôn có hai cực, cực Bắc (N) sơn đỏ và cực Nam (S) sơn xanh hoặc trắng

· Nếu để hai nam châm lại gần nhau thì các cực cùng tên đẩy nhau, các cực khác tên hút nhau.

* Kim nam châm: Luôn chỉ hướng Bắc-Nam địa lý (la bàn).

* Ứng dụng: Kim nam châm, labàn, Đi-na-mô xe đạp, Loa điện (loa điện có cả hai loại nam châm), động cơ điện đơn giản, máy phát điện đơn giản…

2: Tác dụng từ của dòng điện – Từ trường 

* Thí nghiệm ơxtet: Đặt dây dẫn song song với kim nam châm. Cho dòng điện chạy qua dây dẫn, kim nam châm bị lệch khỏi vị trí ban đầu ( có lực tác dụng lên kim nam châm (lực từ)

* Kết luận: Dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng hay dây dẫn có hình dạng bất kì đều gây ra tác dụng lực (lực từ) lên kim NC đặt gần nó. Ta nói dòng điện có tác dụng từ.

*  Từ trường: là không gian xung quanh NC, xung quanh dòng điện có khả năng tác dụng lực từ lên kim NC đặt trong nó. 

* Cách nhận biết từ trường: Nơi nào trong không gian có lực từ tác dụng lên kim NC (làm kim nam châm lệch khỏi hướng Bắc-Nam) thì nơi đó có từ trường 

3) Từ phổ - đường sức từ

a. Từ phổ: là hình ảnh cụ thể về các đường sức từ, có thể thu được từ phổ bằng rắc mạt sắt lên tấm nhựa trong đặt trong từ trường và gõ nhẹ

b. Đường sức từ (ĐST):

· Mỗi ĐST có 1 chiều xác định. Bên ngoài NC, các ĐSTcó chiều đi ra từ cực Bắc (N), đi vào cực Nam (S)  của NC

· Nơi nào từ trường càng mạnh thì ĐST dày, nơi nào từ trường càng yếu thì ĐST  thưa.

4. Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua.

a. Từ phổ, Đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua:

· Từ phổ ở bên ngoài ống dây có dòng điện chạy qua và bên ngoài thanh NC là giống nhau

· Trong lòng ống dây cũng có các đường mạt sắt được sắp xếp gần như song song với nhau.

b. Quy tắc nắm tay phải: Nắm bàn tay phải, rồi đặt sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón tay cái choãi ra chỉ chiều của ĐST trong lòng ống dây.

5. Sự nhiễm từ của sắt, thép – Nam châm điện. 

a. Sự nhiễm từ của sắt thép:

* Sắt, thép, niken, côban và các vật liệu từ khác đặt trong từ trường, đều bị nhiễm từ. 

* Sau bị đã bị nhiễm từ, sắt non không giữ được từ tính lâu dài, còn thép thì giữ được từ tính lâu dài

b. Nam châm điện:

· Cấu tạo: Cuộn dây dẫn, lõi sắt non

· Các cách làm tăng lực từ của nam châm điện:

+ Tăng cường độ dòng điện chạy qua các vòng dây

+ Tăng số vòng dây của cuộn dây

6. Ứng dụng của NC điện: Ampe kế, rơle điện từ, rơle dòng, loa điện (loa điện có cả hai loại nam châm), máy phát điện kĩ thuật, động cơ điện trong kĩ thuật, cần cẩu, thiết bị ghi âm, chuông điện…

a. Loa điện:

· Cấu tạo: Bộ phận chính của loa điện : Ống dây L, nam châm chữ E, màng loa M. Ống dây có thể dao động dọc theo khe nhỏ giữa hai từ cực của NC

· Hoạt động: Trong loa điện, khi dòng điện có cường độ thay đổi được truyền từ micrô qua bộ phận tăng âm đến ống dây thì ống dây dao động.Phát ra âm thanh .Biến dao động điện thành âm thanh

b. Rơle điện từ:

· Rơle điện từ là một thiết bị tự động đóng, ngắt mạch điện, bảo vệ và điều khiển sự làm việc của mạch điện.

· Bộ phận chủ yếu của rơle gồm một nam châm điện) và một thanh sắt non 

c. Rơ le dòng

· Rơle dòng là một thiết bị tự động ngắt mạch điện bảo vệ động cơ, thường mắc nối tiếp với động cơ.

7. Lực điện từ.

a. .Tác dụng của từ trường lên dây dẫn có dòng điện:

· Dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường, không song song với ĐST thì chịu tác dụng của lực điện từ

b. Quy tắc bàn tay trái

· Đặt bàn tay trái sao cho các ĐST hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến tay giữa hướng theo chiều dòng điện thì ngón tay cái choãi ra 900 chỉ chiều của lực điện từ.

8: Động cơ điện 1 chiều.

a. Cấu tạo động cơ điện một chiều đơn giản

· ĐCĐ có hai bộ phận chính là NC tạo ra từ trường (Bộ phận đứng yên – Stato) và khung dây dẫn cho dòng điện chạy qua (Bộ phận quay – Rôto)

· Chuyển hóa năng lượng: Điện năng -> cơ năng.

b. Động cơ điện một chiều trong KT:

· Trong ĐCĐ kĩ thuật, bộ phận tạo ra từ trường là NC điện (Stato)

· Bộ phận quay (Rôto) của ĐCĐ kĩ thuật gồm nhiều cuộn dây đặt lệch nhau và song song với trục của một khối trụ làm bằng các lá thép kĩ thuật ghép lại.

9: Hiện tượng cảm ứng điện từ:

a. Cấu tạo và hoạt động của đinamô ở xe đạp 

· Cấu tao: Nam châm và cuộn dây dẫn

· Hoạt động: Khi núm quay thì nam châm quay theo, xuất hiện dòng điện trong cuộn dây làm đèn sáng

b. Dùng NC để tạo ra dòng điện: 

· Dùng  NC vĩnh cửu: Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín khi ta đưa một cực của nam châm lại gần hay ra xa một đầu cuộn dây đó hoặc ngược lại

· Dùng  NC điện: Dòng điện xuất hiện ở cuộn dây dẫn kín trong thời gian đóng hoặc ngắt mạch điện của NC điện, nghĩa là trong thời gian dòng điện của NC điện biến thiên.
c. Hiện tượng cảm ứng điện từ:

· Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến thiên, trong cuộn dây xuất hiện dòng điện. Dòng điện đó gọi là dòng điện cảm ứng. Hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ

· Có thể dùng 2 đèn LED mắc song song ngược chiều vào 2 đầu cuộn dây để phát hiện sự đổi chiều của dòng điện cảm ứng, vì đèn LED chỉ sáng khi dòng điện chạy qua đèn theo 2 chiều xác định.
10- Dòng điện xoay chiều:

· Dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín đổi chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây đang tăng mà chuyển sang giảm hoặc ngược lại đang giảm chuyển sang tăng. Dòng điện luân phiên đổi chiều gọi là dòng điện xoay chiều.

· Khi cho cuộn dây dẫn kín quay trong từ trường của nam châm hay cho nam châm quay trước cuộn dây dẫn thì trong cuộn dây xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều

11 Máy phát điện xoay chiều:

· Máy phát điện xoay chiều có hai bộ phận chính là nam châm và cuộn dây dẫn. Một trong hai bộ phận đó đứng yên gọi là stato, bộ phận còn lại quay gọi là rôto.

· Có hai loại máy phát điện xoay chiều:

· Loại 1: Khung dây quay (Rôto) thì có thêm bộ góp (hai vành khuyên nối với hai đầu dây, hai vành khuyên tì lên hai thanh quét, khi khung dây quay thì vành khuyên quay còn thanh quét đứng yên). Loại này chỉ khác động cơ điện một chiều ở bộ góp (cổ góp). Ở máy phát điện một chiều là hai bán khuyên tì lên hai thanh quét.

· Loại 2: Nam châm quay (nam châm này là nam châm điện)_Rôto

· Khi rôto của máy phát điện xoay chiều quay được 1vòng thì dòng điện do máy sinh ra đổi chiều 2 lần. Dòng điện không thay đổi khi đổi chiều quay của rôto.

· Máy phát điện quay càng nhanh thì HĐT ở 2 đầu cuộn dây của máy càng lớn. Tần số quay của máy phát điện ở nước ta là 50Hz.

12-Các tác dụng của dòng điện xoay chiều – Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế xoay chiều.

· Dòng điện xoay chiều có tác dụng như dòng điện một chiều: tác dụng nhiệt, tác dụng phát sáng, tác dụng từ …

· Lực điện từ (tác dụng từ) đổi chiều khi dòng điện đổi chiều.

· Dùng ampe kế và vôn kế xoay chiều có kí hiệu AC (hay ~) để đo giá trị hiệu dụng của CĐDĐ và HĐT xoay chiều. Khi mắc ampe kế và vôn kế xoay chiều vào mạch điện xoay chiều không cần phân biệt chốt (+) hay (-)..

· Các công thức của dòng điện một chiều có thể áp dụng cho các giá trị hiệu dụng của cường độ và HĐT của dòng điện xoay chiều

13-Truyền tải điện năng đi xa:

· Khi truyền tải điện năng đi xa bằng đường dây dẫn sẽ có một phần điện năng hao phí do hiện tượng tỏa nhiệt trên đường dây.

· Công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây dẫn tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn
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· Để giảm hao phí trên đường dây truyền tải điện năng đi xa ta có các phương án sau:

+ Tăng tiết diện dây dẫn (tốn kém)

+ Chọn dây có điện trở suất nhỏ (tốn kém)

+ Tăng hiệu điện thế (thường dùng)

· Khi truyền tải điện năng đi xa phương án làm giảm hao phí hữu hiệu nhất là tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn bằng các máy biến thế.

14.  Máy biến thế

· Khi đặt một hiệu điện thế xoay chiều vào hai đầu cuộn dây sơ cấp của một máy biến thế thì ở hai đầu của cuộn dây thứ cấp xuất hiện một hiệu điện thế xoay chiều.

· Không thể dùng dòng điện một chiều không đổi (dòng điện một chiều) để chạy máy biến thế được.

· Tỉ số hiệu điện thế ở hai đầu các cuộn dây của máy biến thế bằng tỉ số giữa số vòng của các cuộn dây đó.    
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· Nếu số vòng dây ở cuộn sơ cấp (đầu vào) lớn hơn số vòng dây ở cuộn thứ cấp (đầu ra) máy gọi là máy hạ thế. Nếu số vòng dây ở cuộn sơ cấp nhỏ hơn số vòng dây ở cuộn thứ cấp thì gọi là máy tăng thế.

· Ở 2 đầu đường dây tải điện về phía nhà máy điện đặt máy tăng thế để giảm hao phí về nhiệt trên đường dây tải, ở nơi tiêu thụ đặt máy hạ thế xuống bằng HĐT định mức của các dụng cụ tiệu thụ điện
CHƯƠNG III: QUANG HỌC

1- Hiện tượng khúc xạ ánh sáng.
· Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường.
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Trong hình vẽ:

· SI là tia tới

· IK là tia khúc xạ

· PQ là mặt phân cách

· NN’ là pháp tuyến

· 
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· Khi tia sáng truyền từ không khí sang các môi trường trong suốt rắn, lỏng khác nhau thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới. Ngược lại, khi tia sáng truyền từ các môi trường trong suốt khác sang không khí thì góc khúc xạ lớn hơn góc tới.

· Khi tăng (hoặc giảm) góc tới thì góc khúc xạ cũng tăng (hoặc giảm).

· Góc tới 0o (tia sáng vuông góc với mặt phân cách) thì tia sáng không bị khúc xạ.

· Khi một tia sáng truyền từ nước sang không khí nếu góc tới i lớn hơn 48030’ thì có hiện tượng phản xạ toàn phần.

2- Thấu kính hội tụ:

a) Đặc điểm của thấu kính hội tụ:

· Thấu kính hội tụ có phần rìa mỏng hơn phần giữa. [image: image37.png]


 kí hiệu trong hình vẽ: 
[image: image38]
· Một chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ cho chùm tia ló hội tụ tại tiêu điểm của thấu kính.

· Dùng thấu kính hội tụ quan sát dòng chữ thấy lớn hơn so với khi nhìn bình thường.

· [image: image179.wmf] 

Trong đó: 
( là trục chính



F, F’ là hai tiêu điểm



O là quang tâm



OF=OF’ = f gọi là tiêu cự của thấu kính
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b) Đường truyền của ba tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ:
(1): Tia tới đi qua quang tâm thì tia ló tiếp tục đi thẳng (không bị khúc xạ) theo phương của tia tới.

(2): Tia tới song song với trục chính thì tia ló đi qua tiêu điểm.

(3): Tia tới đi qua tiêu điểm thì tia ló song song với trục chính.

c) Ảnh của vật tạo bởi thấu kính hội tụ:

· Nếu d<f cho ảnh ảo, cùng chiều với vật và lớn hơn vật

· Nếu d=f không cho ảnh

· Nêu f<d<2f cho ảnh thật ngược chiều với vật và lớn hơn vật

· Nếu d=2f cho ảnh thật ngược chiều với vật và bằng vật

· Nếu d>2f cho ảnh thật ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật.

d) Dựng ảnh tạo bởi thấu kính hội tụ:

· Muốn dựng ảnh A’B’ của AB qua thấu kính (AB vuông góc với trục chính, A nằm trên trục chính), chỉ cần dựng ảnh B’ của B bằng cách vẽ đường truyền của hai trong ba tia sáng đặc biệt, sau đó từ B’ hạ vuông góc xuống trục chính là ta có ảnh A’ của A.

e) Công thức của thấu kính hội tụ

· Tỉ lệ chiều cao vật và ảnh: 
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· Quan hệ giữa d, d’ và f: 
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 nếu là ảnh ảo thì 
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· Trong đó:
d là khoảng cách từ vật đến thấu kính

d’ là khoảng cách từ ảnh đến thấu kính

f là tiêu cự của thấu kính

h là chiều cao của vật

h’ là chiều cao của ảnh

3- Thấu kính phân kì:
a) Đặc điểm của thấu kính phân kì:

· Thấu kính phân kì có phần rìa dày hơn phần giữa [image: image42.png]1] ]



 kí hiệu trong vẽ hình: 
[image: image43]
· Chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính phân kì cho chùm tia ló phân kì.
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Dùng thấu kính phân kì quan sát dòng chữ thấy nhỏ hơn so với khi nhìn bình thường.

· Trong đó: 
( là trục chính



F, F’ là hai tiêu điểm



O là quang tâm



OF=OF’ = f gọi là tiêu cự của thấu kính

b) Đường truyền của hai tia sáng đặc biệt qua thấu kính phân kì:

[image: image182.png]


(1): Tia tới song song với trục chính thì tia ló kéo dài đi qua tiêu điểm.

(2): Tia tới đến quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới.

(3): Tia tới đi qua tiêu điểm thì tia ló song song với trục chính (tia này đặc biệt khác với thấu kính hội tụ)

c) Ảnh của vật tạo bởi thấu kính phân kì:

· Vật sáng đặt ở mọi vị trí trước thấu kính phân kì luôn cho ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật và luôn nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính.

· Vật đặt rất xa thấu kính, ảnh ảo của vật có vị trí cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự.

· Nếu đưa vật ra xa thấu kính nhưng theo phương song song với trục chính thì ảnh nhỏ dần và xa thấu kính dần.

· Vật đặt sát thấu kính cho ảnh ảo bằng vật.

d) Dựng ảnh tạo bởi thấu kính phân kì:Tương tự như dựng ảnh tạo bởi thấu kính hội tụ.

e) Công thức của thấu kính phân kì

· Tỉ lệ chiều cao vật và ảnh: 
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· Quan hệ giữa d, d’ và f: 
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· Trong đó:
d là khoảng cách từ vật đến thấu kính

d’ là khoảng cách từ ảnh đến thấu kính

f là tiêu cự của thấu kính

h là chiều cao của vật

h’ là chiều cao của ảnh

4- Máy ảnh

* Cấu tạo: 

· Gồm hai bộ phận chính: vật kính, buồng tối. Ngoài ra trong máy ảnh còn có cửa điều chỉnh độ sáng và cửa sập, chỗ đặt phim.

· Vật kính của máy ảnh là một thấu kính hội tụ.

* Sự tạo ảnh trên phim: 

· Ảnh trên phim của máy ảnh là ảnh thật, nhỏ hơn vật và ngược chiều với vật.

· Để điều chỉnh ảnh rõ nét trên phim người thợ ảnh điều chỉnh khoảng cách từ vật kính đến phim. Vật càng gần ống kính thì ảnh trên phim càng to

· [image: image183.png]


Công thức:
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      Trong đó:
d là khoảng cách từ vật đến vật kính

d’ là khoảng cách từ phim đến vật kính

h là chiều cao của vật

h’ là chiều cao của ảnh trên phim

5- Mắt:

* Cấu tạo:

· Hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là : thể thủy tinh và màng lưới (còn gọi là võng mạc).

· Thủy tinh thể đóng vai trò như vật kính trong máy ảnh nhưng có tiêu cự thay đổi được, còn màng lưới như phim nhưng khoảng cách từ màng lưới đến thể thủy tinh không thay đổi được.

* Sự tạo ảnh trên màng lưới: 

· Để nhìn rõ các vật ở các vị trí xa gần khác nhau thì mắt phải điều tiết để ảnh hiện rõ trên màng lưới bằng cách co giãn thể thủy tinh (thay đổi tiêu cự của thể thủy tinh)

· Ảnh của vật mà ta nhìn hiện trên màng lưới có đặc điểm là ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.

· Điểm xa nhất mà mắt có thể nhìn rõ được khi không điều tiết gọi là điểm cực viễn (kí hiệu CV), khoảng cách từ điểm Cv đến mắt là khoảng cực viễn. Khi nhìn vật ở điểm cực viễn thì tiêu cự của thể thủy tinh nằm trên màng lưới, lúc này thể thủy tinh có tiêu cự dài nhất.

· [image: image184.png]


Điểm gần nhất mà mắt có thể nhìn thấy được gọi là điểm cực cận (kí hiệu CC), khoảng cách từ điểm Cc đến mắt là khoảng cực cận. Khi nhìn vật ở điểm cực cận mắt phải điều tiết lớn nhất (thể thủy tinh phồng lớn nhất và có tiêu cự ngắn nhất)

· Mắt nhìn rõ vật nếu vật ở trong khoảng từ điểm Cc đến điểm Cv.

* Mắt cận thị:

· Mắt cận thị là mắt có thể nhìn rõ những vật ở gần, nhưng không nhìn rõ những vật ở xa.

· Kính cận là kính phân kì. Mắt cận phải đeo kính phân kì để nhìn rõ những vật ở xa. Kính cận thị thích hợp có tiêu điểm F trùng với điểm cực viễn (CV) của mắt (tiêu cự của kính bằng khoảng cực viễn)

· Mắt bị cận khi không phải điều tiết tiêu điểm của thể thủy tinh nằm trước màng lưới, điểm cực cận (Cc) và điểm cực viễn (Cv) của mắt cận gần hơn điểm cực cận và điểm cực viễn của mắt người bình thường.

* Mắt lão:

· Mắt lão nhìn rõ những vật ở xa, nhưng không nhìn rõ những vật ở gần.

· Kính lão là kính hội tụ. Mắt lão phải đeo kính hội tụ để nhìn rõ những vật ở gần.

· Mắt lão khi không điều tiết tiêu điểm của thể thủy tinh nằm trên màng lưới, điểm cực viễn của mắt lão như người bình thường.

6- Kính lúp:

· Kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn. Người ta dùng kính lúp để quan sát các vật nhỏ.

· Mỗi kính lúp có độ bội giác (kí hiệu G) được ghi trên vành kính bằng các con số như 2x, 3x, 5x … kính lúp có độ bội giác càng lớn thì quan sát ảnh càng lớn.

· Giữa độ bội giác và tiêu cự f (đo bằng cm) có hệ thức: 
[image: image47.wmf]25

G

f

=


· Vật cần quan sát phải đặt trong khoảng tiêu cự của kính. Mắt nhìn thấy ảnh ảo cùng chiều lớn hơn vật.
7- Ánh sáng trắng và ánh sáng màu:

· Nguồn sáng trắng: Ánh sáng Mặt trời (trừ lúc bình minh và hoàng hôn) và các đèn dây tóc nóng sáng (đèn pin, đèn pha ô tô…).

· Nguồn sáng màu:Có một số nguồn sáng phát ra trực tiếp ánh sáng màu (đèn LED, đèn Laze, đèn ống quảng cáo). Cũng có thể tạo ra ánh sáng màu bằng cách chiếu chùm sáng trắng qua tấm lọc màu.

· Tấm lọc màu: Trong suốt (rắn, lỏng, màng mỏng) có màu. Tấm lọc màu nào thì cho màu đó đi qua và hấp thụ nhiều ánh sáng màu khác.

2- Sự phân tích ánh sáng trắng:

· Có thể phân tích một chùm sáng trắng thành những chùm sáng màu khác nhau bằng cách cho chùm sáng trắng đi qua một lăng kính hoặc phản xạ trên mặt ghi của một dĩa CD.

· Lăng kính là một khối trong suốt hình lăng trụ tam giác. Chiếu ánh sáng từ nguồn sáng trắng qua lăng kính ta thu được một dải ánh sáng màu xếp liền nhau: Đỏ - da cam – vàng - lục – lam – chàm - tím. (tuân theo định luật khúc xạ).

· Trong chùm sáng trắng có chứa nhiều chùm sáng màu khác nhau.

· Hiện tượng cầu vồng, ánh sáng màu trên váng dầu, bong bóng xà phòng cũng là hiện tượng phân tích ánh sáng.

* Chú ý: Nếu sau lăng kính chỉ có một màu duy nhất thì chùm sáng chiếu vào lăng kính là chùm sáng đơn sắc.

3- Sự trộn các ánh sáng màu:

· Khi chiếu 2 hay nhiều màu vào cùng một chỗ trên màn trắng thì ở chỗ màn trắng đó là màu ta thu được khi trộn.
· Trộn hai ánh sáng màu với nhau ta thu được ánh sáng màu khác.
· Có nhiều ánh sáng màu với nhau để được màu mới.

· Đặc biệt, có thể trộn các ánh sáng đỏ, xanh lục và xanh lam với nhau để được ánh sáng trắng. Ba màu đó là ba màu cơ bản của ánh sáng.

· Khi trộn các ánh sáng đỏ với ánh sáng xanh lục ta được màu vàng.

· Khi trộn ánh sáng đỏ với ánh sáng xanh lam ta được màu đỏ đen sậm.

· Khi trộn các ánh sáng xanh lục với ánh sáng xanh lam ta được màu xanh hòa bình thẫm.

· Khi trộn các ánh sáng có màu từ đỏ đến tím lại với nhau ta cũng được ánh sáng trắng.

4- Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu:

· Khi nhìn một vật có màu nào thì có ánh sáng màu đó từ vật đến mắt ta.

· Vật có màu trắng có khả năng tán xạ tất cả các ánh sáng màu.

· Vật có màu nào thì tán xạ mạnh ánh sáng màu đó, nhưng tán xạ kém ánh sáng các màu khác.

· Vật màu đen không có khả năng tán xạ bất kì ánh sáng màu nào.

5- Tác dụng của ánh sáng:

· Ánh sáng có các tác dụng nhiệt, tác dụng sinh học và tác dụng quang điện. Điều đó chứng tỏ ánh sáng có năng lượng.

· Trong các tác dụng trên, năng lượng áng sáng được biến đổi thành các năng lượng khác nhau.

· Ánh sáng có tác dụng sinh học. Con người, các động vật và các loại cây xanh cần phải có ánh sáng để duy trì sự sống.

· Ánh sáng có tác dụng quang điện. Ánh sáng chiếu vào pin quang điện làm cho pin phát ra được dòng điện.

· Ánh sáng mang năng lượng. 

· Trong các tác dụng nêu trên, quang năng đã chuyển hoá thành các dạng năng lượng khác như: nhiệt năng, điện năng và năng lượng cần thiết cho sự sống.

CHƯƠNG V: SỰ BẢO TOÀN VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG

1. Sự chuyển hóa năng lượng: 

· Ta nhận biết được 1 vật có năng lượng khi vật đó có khả năng thực hiện công (cơ năng) hay làm nóng các vật khác ( nhiệt năng)

· Ta nhận biết được hoá năng, điện năng, quang năng khi chúng chuyển hoá thành cơ năng hay nhiệt năng.

· Nói chung mọi quá trình biến đổi trong tự nhiên đều kèm theo sự chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác hay truyền từ vật này sang vật khác.

· Cơ năng của một vật là tổng động năng và thế năng của nó. Thế năng hấp dẫn của vật có khối lượng càng lớn và ở càng cao. Động năng của vật càng lớn khi vật có khối lượng càng lớn và chuyển động càng nhanh.

2. Định luật bảo toàn năng lượng: 

· Năng lượng không tự nhiên sinh ra hoặc tự nhiên mất đi mà chỉ biến đổi từ dạng này qua dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác. Định luật này dùng cho mọi lĩnh vực của tự nhiên.

3. Sự chuyển hóa năng lượng trong các  nhà máy phát điện

· Nhiệt điện: năng lượng của nhiên liệu bị đốt cháy được chuyển hóa thành cơ năng rồi thành điện năng.

· Thủy điện: thế năng của nước trên hồ chứa được biến đổi thành động năng rồi thành điện năng.

· Điện gió: động năng của gió được biến đổi thành điện năng.

· Pin mặt trời: biến đổi trực tiếp quanAg năng thành điện năng.

· Điện hạt nhân:  năng lượng hạt nhân được biến đổi thành nhiệt năng rồi thành cơ năng cuối cùng thành điện năng.

Trong nhà máy nhiệt điện, thủy điện, điện hạt nhân, đều có máy phát điện trong đó cơ năng được chuyển hóa thành điện năng.
4. Sự chuyển hóa năng lượng trong các dụng cụ tiêu thụ điện:

· Trong các dụng cụ tiêu thụ điện, điện năng được chuyển hóa thành các dạng năng lượng thường dùng như cơ năng, nhiệt năng, quang năng.

B- Bài tập thực hành :

Bài tập trắc nghiệm

CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC

Câu  AUTONUMOUT  Một dây dẫn có chiều dài ℓ và điện trở R. Nếu nối tiếp 4 dây dẫn trên thì dây mới có điện trở là

A. R’ = 4R.

B. R’ = R/4.

C. R’ = R + 4.

D. R’ = R – 4.

Câu  AUTONUMOUT  Khi đặt một hiệu điện thế 12V vào hai đầu một cuộn dây dẫn thì dòng điện qua nó có cường độ 1,5A. Biết rằng dây dẫn cùng loại dài 6m có điện trở là 2 Ω. Chiều dài của dây dẫn dùng để quấn cuộn dây này là

A. 24 m

B. 18 m

C. 12 m

D. 8 m

Câu  AUTONUMOUT  Hai dây dẫn đều làm bằng đồng có cùng tiết diện S. Dây thứ nhất có chiều dài 20cm và điện trở 5 Ω. Dây thứ hai có điện trở 8 Ω. Chiều dài dây thứ hai là

A. 32 cm

B. 12,5 cm

C. 2 cm

D. 23 cm
Câu  AUTONUMOUT  Hai dây dẫn được làm từ cùng một vật liệu có cùng tiết diện, có chiều dài lần lượt là l1, l2. Điện trở tương ứng của chúng thỏa điều kiện

A. 
[image: image48.wmf]11

22

Rl

Rl

=



B. 
[image: image49.wmf]12

21

Rl

Rl

=



C. R1.R2 = l1.l2.
D. R1.l1 = R2.l2.
Câu  AUTONUMOUT  Chọn câu trả lời SAI. Một dây dẫn có chiều dài l = 3m, điện trở R = 3 Ω, được cắt thành hai dây có chiều dài lần lượt là l1, l2 sao cho l2 = 2l1 và có điện trở tương ứng R1, R2 thỏa


A. R1 = 1 Ω.

B. R2 = 2 Ω.

C. Điện trở tương đương của R1 mắc song song với R2 là Rtd = 1,5 Ω.


D. Điện trở tương đương của R1 mắc nối tiếp với R2 là Rtd = 3 Ω.
Câu  AUTONUMOUT  Hai dây dẫn bằng đồng có cùng chiều dài. Dây thứ nhất có tiết diện S1 = 0,5 mm² và R1 = 8,5 Ω. Dây thứ hai có điện trở R2 = 127,5 Ω, có tiết diện là

A. S2 = 0,33 mm²
B. S2 = 0,5 mm²
C. S2 = 15 mm²
D. S2 = 0,033 mm².

Câu  AUTONUMOUT  Một dây dẫn bằng đồng có điện trở 9,6Ω với lõi gồm 30 sợi đồng mảnh có tiết diện như nhau. Điện trở của mỗi sợi dây mảnh là

A. R = 9,6 Ω.

B. R = 0,32 Ω.

C. R = 288 Ω.

D. R = 28,8 Ω.

Câu  AUTONUMOUT  Hai dây dẫn đều làm bằng đồng có cùng chiều dài l. Dây thứ nhất có tiết diện S và điện trở 6Ω. Dây thứ hai có tiết diện 2S. Điện trở dây thứ hai là

A. 12 Ω.

B. 9 Ω.


C. 6 Ω.


D. 3 Ω.

Câu  AUTONUMOUT  Một sợi dây làm bằng kim loại dài l1 = 150 m, có tiết diện S1 = 0,4 mm² và có điện trở R1 = 60 Ω. Hỏi một dây khác làm bằng kim loại đó dài l2 = 30m có điện trở R2 = 30 Ω thì có tiết diện là

A. S2 = 0,80 mm².
B. S2 = 0,16 mm².
C. S2 = 1,60 mm².
D. S2 = 0,08 mm².
Câu  AUTONUMOUT  Biến trở là một linh kiện


A. Dùng để thay đổi vật liệu dây dẫn trong mạch.

B. Dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.

C. Dùng để điều chỉnh hiệu điện thế giữa hai đầu mạch.

D. Dùng để thay đổi khối lượng riêng dây dẫn trong mạch.
Câu  AUTONUMOUT  Khi dịch chuyển con chạy hoặc tay quay của biến trở, đại lượng nào sau đây sẽ thay đổi


A. Tiết diện dây dẫn của biến trở.


B. Điện trở suất của chất làm biến trở của dây dẫn.


C. Chiều dài dây dẫn của biến trở.


D. Nhiệt độ của biến trở.
Câu  AUTONUMOUT  Trên một biến trở có ghi 50 Ω – 2,5 A. Hiệu điện thế lớn nhất được phép đặt lên hai đầu dây cố định của biến trở là

A. U = 125 V.

B. U = 50,5 V.

C. U = 20 V.

D. U = 47,5 V.
Câu  AUTONUMOUT  Một điện trở con chạy được quấn bằng dây hợp kim nicrôm có điện trở suất ρ = 1,1.10–6 Ω.m, đường kính tiết diện d1 = 0,5 mm, chiều dài dây là 6,28 m. Điện trở lớn nhất của biến trở là

A. 3,52.10–3 Ω.
B. 3,52 Ω.

C. 35,2 Ω.

D. 352 Ω.
Câu  AUTONUMOUT  Khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn

A. không thay đổi.



B. giảm tỉ lệ với hiệu điện thế.

C. có lúc tăng, lúc giảm.


D. tăng tỉ lệ với hiệu điện thế.
Câu  AUTONUMOUT  Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây có dạng là

A. Một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.
B. Một đường thẳng không đi qua gốc tọa độ.


C. Một đường cong đi qua gốc tọa độ.
D. Một đường cong không đi qua gốc tọa độ.
Câu  AUTONUMOUT  Cường độ dòng điện qua bóng đèn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn. Điều đó có nghĩa là nếu hiệu điện thế tăng 1,2 lần thì cường độ dòng điện

A. tăng 2,4 lần.
B. giảm 2,4 lần.
C. giảm 1,2 lần.
D. tăng 1,2 lần.

Câu  AUTONUMOUT  Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 6V thì cường độ dòng điện qua nó là 0,5 A. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn là 24V thì cường độ dòng điện qua nó là

A. 1,5 A.

B. 2,0 A.

C. 3,0 A.

D. 1,0 A.

Câu  AUTONUMOUT  Điện trở R của dây dẫn biểu thị cho

A. Tính cản trở dòng điện nhiều hay ít của dây.

B. Tính cản trở hiệu điện thế nhiều hay ít của dây.

C. Tính cản trở electron nhiều hay ít của dây.

D. Tính cản trở điện lượng nhiều hay ít của dây.
Câu  AUTONUMOUT  Biểu thức nào sau đây SAI?


A. 
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D. U = IR
Câu  AUTONUMOUT  Mắc một dây dẫn có điện trở R = 12 Ω vào hiệu điện thế 3V thì cường độ dòng điện qua nó là

A. 15,0 A.

B. 4,0 A.

C. 2,5 A.

D. 0,25 A.

Câu  AUTONUMOUT  Một dây dẫn khi mắc vào hiệu điện thế U = 6 V thì cường độ dòng điện qua dây dẫn là I = 0,5 A. Dây dẫn có điện trở là

A. 3,0 Ω.

B. 12 Ω.

C. 0,33 Ω.

D. 1,2 Ω.
Câu  AUTONUMOUT  Đặt một hiệu điện thế U = 12 V vào hai đầu một điện trở thì cường độ dòng điện là I = 2 A. Nếu tăng hiệu điện thế lên 1,5 lần thì cường độ dòng điện là


A. 3,0 A.

B. 1,0 A.

C. 0,5 A.

D. 0,25A.

Câu  AUTONUMOUT  Đặt vào hai đầu một điện trở R một hiệu điện thế U = 12 V, khi đó cường độ dòng điện chạy qua điện trở là 1,2 A. Nếu giữ nguyên hiệu điện thế nhưng muốn cường độ dòng điện qua điện trở là 0,8A thì ta phải tăng điện trở thêm một lượng là

A. 4,0 Ω.

B. 4,5 Ω.

C. 5,0 Ω.

D. 5,5 Ω.

Câu  AUTONUMOUT  Khi đặt hiệu điện thế 4,5V vào hai đầu một dây dẫn thì dòng điện chạy qua dây này có cường độ 0,3A. Nếu tăng cho hiệu điện thế này thêm 3V nữa thì dòng điện chạy qua dây dẫn có cường độ là

A. 0,2 A.

B. 0,5 A.

C. 0,9 A.

D. 0,6 A.

Câu  AUTONUMOUT  Một dây dẫn khi mắc vào hiệu điện thế 5V thì cường độ dòng điện qua nó là 100mA. Khi hiệu điện thế tăng thêm 20% giá trị ban đầu thì cường độ dòng điện qua nó tăng thêm một lượng là

A. 60 mA.

B. 80 mA.

C. 20 mA.

D. 120 mA.

Câu  AUTONUMOUT  Sử dụng hiệu điện thế nào dưới đây có thể gây nguy hiểm đối với cơ thể?

A. 6 V.


B. 12V.

C. 24 V.

D. 220V.

Câu  AUTONUMOUT  Để đảm bảo an tòan khi sử dụng điện, ta cần phải

A. mắc nối tiếp cầu chì loại bất kỳ cho mỗi dụng cụ điện.

B. sử dụng dây dẫn không có vỏ bọc cách điện.

C. rút phích cắm đèn ra khỏi ổ cắm khi thay bóng đèn.

D. làm thí nghiệm với nguồn điện có hiệu điện thế cao.
Câu  AUTONUMOUT  Bóng đèn ống 20W sáng hơn bóng đèn dây tóc 60W là do

A. Dòng điện qua bóng đèn ống mạnh hơn.

B. Hiệu suất bóng đèn ống cao hơn.

C. Ánh sáng tỏa ra từ bóng đèn ống hợp với mắt hơn.

D. Dây tóc bóng đèn ống dài hơn.
Câu  AUTONUMOUT  Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Cường độ dòng điện qua các mạch song song luôn bằng nhau.


B. Để tăng điện trở của mạch, ta phải mắc một điện trở mới song song với mạch cũ.

C. Khi các bóng đèn được mắc song song, nếu bóng đèn này tắt thì các bóng đèn kia vẫn hoạt động.


D. Khi mắc song song, mạch có điện trở lớn thì cường độ dòng diện đi qua lớn
Câu  AUTONUMOUT  Chọn câu SAI.


A. Điện trở tương đương R của n điện trở r mắc nối tiếp: R = n.r.


B. Điện trở tương đương R của n điện trở r mắc song song: R = r / n.

C. Điện trở tương đương của mạch mắc song song nhỏ hơn điện trở mỗi thành phần.


D. Trong đoạn mạch mắc song song cường độ dòng điện qua các nhánh là bằng nhau.
Câu  AUTONUMOUT  Công thức nào là đúng khi mạch điện có hai điện trở mắc song song?


A. U = U1 = U2.
B. U = U1 + U2.
C. 
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Câu  AUTONUMOUT  Công thức nào là công thức tính điện trở tương đương của hai điện trở mắc song song?

A. R = R1 + R2.
B. 
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Câu  AUTONUMOUT  Một mạch điện gồm hai điện trở R1 và R2 mắc song song. Khi mắc vào một hiệu điện thế U thì cường độ dòng điện chạy qua mạch chính là I = 1,2 A và cường độ dòng điện chạy qua R2 là I2 = 0,5A. Cường độ dòng điện chạy qua R1 là


A. I1 = 0,5 A

B. I1 = 0,6 A

C. I1 = 0,7 A

D. I1 = 0,8 A

Câu  AUTONUMOUT  Hai điện trở R1 = 3 Ω, R2 = 6 Ω mắc song song với nhau, điện trở tương đương của mạch là


A. Rtđ = 2 Ω.

B. Rtđ = 4 Ω.

C. Rtđ = 9 Ω.

D. Rtđ = 6 Ω.
Câu  AUTONUMOUT  Hai bóng đèn có ghi: 220V – 25W, 220V – 40W. Để 2 bóng đèn trên hoạt động bình thường ta mắc song song vào nguồn điện


A. 220 V.

B. 110 V.

C. 40 V.

D. 25 V.
Câu  AUTONUMOUT  Hai điện trở R1, R2 mắc song song với nhau. Biết R1 = 6 Ω điện trở tương đương của mạch là Rtđ = 3 Ω thì R2 là


A. R2 = 2 Ω

B. R2 = 3,5 Ω

C. R2 = 4 Ω

D. R2 = 6 Ω
Câu  AUTONUMOUT  Mắc ba điện trở R1 = 2 Ω, R2 = 3 Ω, R3 = 6 Ω song song với nhau vào mạch điện U = 6 V. Cường độ dòng điện qua mạch chính là

A. 12 A.

B. 6,0 A.

C. 3,0 A.

D. 1,8 A.
Câu  AUTONUMOUT  Cho hai điện trở R1 = 12 Ω và R2 = 18 Ω được mắc nối tiếp nhau. Điện trở tương đương R12 của đoạn mạch đó có giá trị là


A. 12 Ω.

B. 18 Ω.

C. 6,0 Ω.

D. 30 Ω.
Câu  AUTONUMOUT  Người ta chọn một số điện trở loại 2 Ω và 4 Ω để ghép nối tiếp thành đoạn mạch có điện trở tổng cộng 16 Ω. Trong các phương án sau đây, phương án nào là SAI.


A. Chỉ dùng 8 điện trở loại 2 Ω.

B. Chỉ dùng 4 điện trở loại 4 Ω.


C. Dùng một điện trở 4 Ω và 6 điện trở 2 Ω.
D. Dùng 2 điện trở 4 Ω và 2 điện trở 2 Ω.

Câu  AUTONUMOUT  Hai điện trở R1 = 5 Ω và R2 = 10 Ω mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện qua điện trở R1 là 4A. Thông tin nào SAI.

A. Điện trở tương đương của mạch là 15Ω
B. Cường độ dòng điện qua R2 là I2 = 8A

C. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là 60V
D. Hiệu điện thế hai đầu R1 là 20V

Câu  AUTONUMOUT  Đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp, gọi I là cường độ dòng điện trong mạch. U1 và U2 lần lượt là hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở, U là hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch, hệ thức nào sau đây là đúng?


A. I = 
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C. U1 = IR1.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu  AUTONUMOUT  Điện trở R1 = 10 Ω chịu được hiệu điện thế lớn nhất đặt vào hai đầu của nó là U1 = 6 V. Điện trở R2 = 5 Ω chịu được hiệu điện thế lớn nhất đặt vào hai đầu của nó là U2 = 4 V. Đoạn mạch gồm R1 và R2 mắc nối tiếp chịu được hiệu điện thế lớn nhất đặt vào hai đầu của đoạn mạch này là

A. 10 V.

B. 12 V.

C. 9,0 V.

D. 8,0 V.
Câu  AUTONUMOUT  Điện trở R1 = 30 Ω chịu được dòng điện lớn nhất là 2 A và điện trở R2 = 10 Ω chịu được dòng điện lớn nhất là 1A. Có thể mắc nối tiếp hai điện trở này vào hiệu điện thế nào dưới đây?

A. 40 V.

B. 70 V.

C. 80 V.

D. 120 V.
Câu  AUTONUMOUT  Trong các biểu thức sau đây, biểu thức nào là biểu thức của định luật Jun–Lenxơ?


A. Q = I².R.t

B. Q = I.R².t

C. Q = I.R.t

D. Q = I².R².t

Câu  AUTONUMOUT  Phát biểu nào sau đây là đúng với nội dung của định luật Jun– Lenxơ?


A. Nhiệt lượng tỏa ra trong một dây dẫn tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện, tỉ lệ thuận với điện trở và thời gian dòng điện chạy qua.

B. Nhiệt lượng tỏa ra trong một dây dẫn tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, tỉ lệ nghịch với điện trở và thời gian dòng điện chạy qua.


C. Nhiệt lượng tỏa ra trong một dây dẫn tỉ lệ thuận với điện trở, với hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở và thời gian dòng điện chạy qua.


D. Nhiệt lượng tỏa ra trong một dây dẫn tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, tỉ lệ thuận với điện trở và thời gian dòng điện chạy qua.

Câu  AUTONUMOUT  Cho hai điện trở mắc nối tiếp, mối quan hệ giữa nhiệt lượng tỏa ra trên mỗi dây và điện trở của nó được viết như sau

A. 
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D. A và C đúng

Câu  AUTONUMOUT  Cho hai điện trở mắc song song, mối quan hệ giữa nhiệt lượng tỏa ra trên mỗi dây và điện trở của nó được biểu diễn như sau

A. 
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C. Q1.R2 = Q2.R1.
D. A và C đúng

Câu  AUTONUMOUT  Một bếp điện có hiệu điện thế định mức U = 220V. Nếu sử dụng bếp ở hiệu điện thế U’ = 110V và sử dụng trong cùng một thời gian thì nhiệt lượng tỏa ra của bếp sẽ

A. Tăng 2 lần.

B. Tăng 4 lần.

C. Giảm 2 lần.

 D. Giảm 4 lần.

Câu  AUTONUMOUT  Một bếp điện khi hoạt động bình thường có điện trở R = 80Ω và cường độ dòng điện qua bếp khi đó là I = 2,5A. Nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong 1 giây là

A. 200 J.

B. 300 J.

C. 400 J.

D. 500 J.

Câu  AUTONUMOUT  Hai dây dẫn đồng chất được mắc nối tiếp, một dây có chiều dài l1 = 2m, tiết diện S1 = 0,5 mm². Dây kia có chiều dài l2 = 1m, tiết diện S2 = 1mm². Mối quan hệ của nhiệt lượng tỏa ra trên mỗi dây dẫn được viết như sau

A. Q1 = Q2.

B. 4Q1 = Q2.

C. Q1 = 4Q2.

D. Q1 = 2Q2.
Câu  AUTONUMOUT  Trong các kim loại nicrom, đồng, nhôm, vonfram, kim loại nào dẫn điện tốt nhất?


A. Vonfram

B. Nhôm

C. Nicrom.

D. Đồng

Câu  AUTONUMOUT  Dây dẫn có chiều dài l, tiết diện S và làm bằng chất có điện trở suất ρ, thì có điện trở R được tính bằng công thức

A. R = 
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Câu  AUTONUMOUT  Điện trở suất là điện trở của một dây dẫn hình trụ có

A. Chiều dài 1 m tiết diện đều 1m²

B. Chiều dài 1 m tiết diện đều 1cm²

C. Chiều dài 1 m tiết diện đều 1mm²

D. Chiều dài 1 mm tiết diện đều 1mm²
Câu  AUTONUMOUT  Nếu giảm chiều dài của một dây dẫn đi 4 lần và tăng tiết diện dây đó lên 4 lần thì điện trở suất của dây dẫn sẽ

A. Giảm 16 lần.
B. Tăng 16 lần.
C. Không đổi.

D. Tăng 8 lần.

Câu  AUTONUMOUT  Một dây dẫn bằng đồng có chiều dài l = 100 cm, tiết diện 2 mm², điện trở suất ρ =1,7.10–8 Ωm. Điện trở của dây dẫn là


A. 8,5.10–2 Ω.

B. 0,85.10–2 Ω.
C. 85.10–2 Ω.

D. 0,085.10–2 Ω.
Câu  AUTONUMOUT  Nhận định nào là SAI?


A. Điện trở suất của dây dẫn càng nhỏ thì dây dẫn đó dẫn điện càng tốt.

B. Chiều dài dây dẫn càng ngắn thì dây đó dẫn điện càng tốt.


C. Tiết diện của dây dẫn càng nhỏ thì dây đó dẫn điện càng tốt.

D. Tiết diện của dây dẫn càng nhỏ thì dây đó dẫn điện càng kém.
Câu  AUTONUMOUT  Một dây dẫn bằng nhôm hình trụ, có chiều dài l = 6,28m, đường kính tiết diện d = 2 mm, điện trở suất ρ = 2,8.10–8 Ωm, điện trở của dây dẫn là

A.5,6.10–4 Ω.

B. 5,6.10–6 Ω.

C. 5,6.10–8 Ω.

D. 5,6.10–2 Ω.

Câu  AUTONUMOUT  Hai dây dẫn có cùng chiều dài, cùng tiết diện, điện trở dây thứ nhất lớn hơn điện trở dây thứ hai gấp 2 lần, dây thứ nhất có điện trở suất ρ = 1,6.10–8 Ωm, điện trở suất của dây thứ hai là

A. 0,8.10–8 Ωm.
B. 8.10–8 Ωm.

C. 0,08.10–8 Ωm.
D. 80.10–8 Ωm.

Câu  AUTONUMOUT  Chọn câu trả lời ĐÚNG.

A. Điện trở của một dây dẫn ngắn luôn luôn nhỏ hơn điện trở của một dây dẫn dài.

B. Một dây nhôm có đường kính lớn sẽ có điện trở nhỏ hơn một sợi dây nhôm có đường kính nhỏ.

C. Một dây dẫn bằng bạc luôn luôn có điện trở nhỏ hơn một dây dẫn bằng sắt.


D. Nếu người ta so sánh hai dây đồng có cùng tiết diện, dây có chiều dài lớn sẽ có điện trở lớn hơn.

Câu  AUTONUMOUT  Công thức nào dưới đây KHÔNG là công thức tính công suất P của đọan mạch chỉ chứa điện trở R, được mắc vào hiệu điện thế U, dòng điện chạy qua có cường độ I.

A. P = U.I.

B. P = U/I.

C. P = U²/R

D. P = I².R.
Câu  AUTONUMOUT  Công suất điện cho biết

A. Khả năng thực hiện công của dòng điện.


B. Năng lượng của dòng điện.


C. Lượng điện năng sử dụng trong một đơn vị thời gian.

D. Mức độ mạnh hay yếu của dòng điện.

Câu  AUTONUMOUT  Nếu một bóng đèn có ghi 12 V – 6W thì

A. Cường độ dòng điện lớn nhất mà bóng đèn chịu được là 2A.

B. Cường độ dòng điện lớn nhất mà bóng đèn chịu được là 0,5A.


C. Cường độ dòng điện tối thiểu mà bóng đèn sáng được là 2A.

D. Cường độ dòng điện qua bóng đèn khi đèn sáng bình thường là 0,5A.
Câu  AUTONUMOUT  Trên một bóng đèn có ghi 110V – 55W. Điện trở của nó là

A. 0,5 Ω.

B. 27,5 Ω.

C. 2,0 Ω.

D. 220 Ω.

Câu  AUTONUMOUT  Chọn câu trả lời SAI. Một quạt điện có ba nút điều chỉnh tốc độ quay nhanh theo thứ tự tăng dần là nút số (1), (2) và (3). Công suất của quạt khi bật

A. Nút số (3) là lớn nhất.


B. Nút số (1) là lớn nhất.


C. Nút số (1) nhỏ hơn công suất nút số (2).
D. Nút số (2) nhỏ hơn công suất nút số (3).
Câu  AUTONUMOUT  Một bàn là điện có công suất định mức 1100W và cường độ dòng điện định mức 5A. Điện trở suất là ρ = 1,1.10–6 Ωm và tiết diện của dây là S = 0,5mm², chiều dài của dây dẫn là

A.10 m.

B. 20 m.

C. 40 m.

D. 50 m.

Câu  AUTONUMOUT  Hai bóng đèn, một cái có công suất 75W, cái kia có công suất 40W, hoạt động bình thường dưới hiệu điện thế 120V. Khi so sánh điện trở dây tóc của hai bóng đèn thì

A. Đèn công suất 75W có điện trở lớn hơn.
B. Đèn công suất 40W có điện trở lớn hơn.


C. Điện trở dây tóc hai đèn như nhau.
D. Không so sánh được.

Câu  AUTONUMOUT  Trong công thức P = I².R nếu tăng gấp đôi điện trở R và giảm cường độ dòng điện 4 lần thì công suất

A. Tăng gấp 2 lần.
B. Giảm đi 2 lần.
C. Tăng gấp 8 lần.
D. Giảm đi 8 lần.

Câu  AUTONUMOUT  Năng lượng của dòng điện gọi là

A. Cơ năng.

B Nhiệt năng.

C. Quang năng.
D. Điện năng.
Câu  AUTONUMOUT  Số đếm của công tơ điện ở gia đình cho biết

A. Thời gian sử dụng điện của gia đình.
B. Công suất điện mà gia đình sử dụng.


C. Điện năng mà gia đình đã sử dụng.
D. Số dụng cụ và thiết bị điện đang được sử dụng.

Câu  AUTONUMOUT  Thiết bị điện nào sau đây khi hoạt động đã chuyển hóa điện năng thành cơ năng và nhiệt năng?


A. Quạt điện.

B. Đèn LED.

C. Ấm điện

D. Nồi cơm điện.

Câu  AUTONUMOUT  Công thức tính công của dòng điện sinh ra trong một đoạn mạch là

A. A = U.I².t

B. A = U.I.t

C. A = U².I.t

D A = 
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Câu  AUTONUMOUT  Một bóng đèn loại 220 V – 100 W được sử dụng ở hiệu điện thế 220V. Điện năng tiêu thụ của đèn trong 1h là

A. 220 kWh

B 100 kWh

C. 1 kWh

D. 0,1 kWh

Câu  AUTONUMOUT  Một đèn loại 220V – 75W và một đèn loại 220V – 25W được sử dụng đúng hiệu điện thế định mức. Trong cùng thời gian, so sánh điện năng tiêu thụ của hai đèn thì

A. A1 = A2.

B. A1 = 3A2.

C. A2 = 3A1.

D. A1 < A2.
Câu  AUTONUMOUT  Một bàn là được sử dụng ở hiệu điện thế định mức 220V trong 10 phút thì tiêu thụ một lượng điện năng là 660 kJ. Cường độ dòng điện qua bàn là là

A. 0,5 A

B. 0,3 A

C. 3 A


D. 5 A

Câu  AUTONUMOUT  Một bóng đèn loại 220V – 100W và một bếp điện loại 220V – 1000W được sử dụng ở hiệu điện thế định mức, mỗi ngày trung bình đèn sử dụng 5 giờ, bếp sử dụng 2 giờ. Giá 1 KWh điện 700 đồng. Tính tiền điện phải trả của 2 thiết bị trên trong 30 ngày?


A. 52 500 đồng.
B. 115 500 đồng.
C. 46 200 đồng.
D. 161 700 đồng.
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 Câu  AUTONUMOUT  Một đoạn mạch như hình vẽ. Đèn Đ có ghi 6V – 3W. Điện trở dây nối rất nhỏ không đáng kể. Đèn sáng bình thường. Tính điện năng tiêu thụ của cả đoạn mạch trong 15 phút?


A. 21600 J

B. 2700 J


C. 5400 J

D. 8100 J

Câu  AUTONUMOUT  Cường độ dòng điện qua một dây dẫn


A. tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó.


B. tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó.


C. không phụ thuộc hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó.

D. chỉ phụ thuộc hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó.
Câu  AUTONUMOUT  Hai điện trở R1 = 6 Ω, R2 = 8 Ω mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện qua R1 bằng 2 A. Thông tin nào sau đây SAI?


A. Rtd = 14 Ω

B. I2 = 2 A

C. U = 28 V

D. U1 = 16 V

Câu  AUTONUMOUT  Hai điện trở R1 = 6 Ω, R2 = 8 Ω mắc nối tiếp vào hiệu điện U. Gọi U1, U2 là hiệu điện thé ở hai đầu các điện trở R1 và R2. Giả R1 = 2R2, thông tin nào là đúng?


A. U1 = U2

B. U2 = 2U1

C. U1 = 2U2

D. U1 = U2 + 2I.

Câu  AUTONUMOUT  Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp bằng 100 Ω. Biết rằng một trong hai điện trở có giá trị lớn gấp 3 lần điện trở kia. Giá trị mỗi điện trở là


A. 20 Ω và 60 Ω
B. 20 Ω và 90 Ω
C. 40 Ω và 60 Ω
D. 25 Ω và 75 Ω
Câu  AUTONUMOUT  Hai điện trở mắc nối tiếp với nhau. Biết rằng R​​1 lớn hơn R2 là 5 Ω và hiệu điện thế qua các điện trở lần lượt là U1 = 30 V, U2 = 20 V. Giá trị mỗi điện trở là


A. 25 Ω và 20 Ω
B. 15 Ω và 10 Ω
C. 20 Ω và 15 Ω
D. 10 Ω và 5 Ω
Câu  AUTONUMOUT  Cho hai điện trở R1 = 3 Ω, R2 = 5 Ω, nối tiếp mắc vào hiệu điện thế U, cường độ dòng điện toàn mạch là 10 A. Biết U1 = 3U2. Tính U2.


A. 12 V

B. 32 V

C. 20 V

D. 40 V

Câu  AUTONUMOUT  Trong một mạch gồm hai điện trở mắc song song với nhau. Điện trở tương đương của đoạn mạch này thay đổi như thế nào nếu tăng giá trị của một điện trở.


A. Tăng lên

B. Giữ nguyên

C. Giảm đi

D. Không xác định

Câu  AUTONUMOUT  Đoạn mạch gồm hai điện trở măc song song với nhau. Biết giá trị của điện trở này lớn gấp bốn lần điện trở kia và điện trở tương đương của đoạn mạch là này bằng 4 Ω. Tìm giá trị của mỗi điện trở.


A. 2 Ω; 8 Ω

B. 4 Ω; 16 Ω

C. 5 Ω; 20 Ω

D. 6Ω; 24 Ω
Câu  AUTONUMOUT  Cho mạch điện gồm hai điện trở song song, R1 = 3R2. Cường độ dòng điện qua mạch chính là 2 A. Kí hiệu I1 và I1 là cường độ dòng điện qua các mạch rẽ R1 và R2 thì


A. I1 = 2 A, I2 = 6A



B. I1 = 0,667 A, I2 = 2A


C. I1 = 1,5 A, I2 = 0,5A


D. I1 = 0,5 A, I2 = 1,5A

Câu  AUTONUMOUT  Hai điện trở cùng bằng R được song song với nhau, sau đó lại mắc nối tiếp với một điện trở R nữa. Tính điện trở tương đương của cụm ba điện trở đó.


A. 0,75R

B. 4R / 7.

C. 2R / 3.

D. 1,5R.

Câu  AUTONUMOUT  Khi đặt hiệu điện thế 9 V vào hai đầu một cuộn dây dẫn thì cường độ dòng điện qua nó có cường độ là 0,3 A. Tính chiều dài của dây dẫn để quấn cuộn dây này, biết rằng cứ 6m chiều dài, dây dẫn này có điện trở là 2,5 Ω.

A. 54 m

B. 72 m

C. 34 m

D. 25 m

Câu  AUTONUMOUT  Một dây dẫn bằng kim loại có chiều dài l1 = 150 m, có tiết diện S1 = 0,2 mm² thì có điện trở R1 = 120 Ω. Hỏi một dây dẫn khác cũng làm bằng kim loại có l2 = 30 m, S2 = 1,2 mm² thì R2 có giá trị bao nhiêu?


A. 3,0 Ω

B. 4,0 Ω

C. 5,0 Ω

D. 6,0 Ω

Câu 6.10: Một dây dẫy bằng nhôm có tiết diện 0,2 mm². Đặt vào hai đầu dây hiệu điện thế 220V thì cường độ dòng điện qua nó là 0,5 A. Tìm chiều dài dây. Biết điện trở suất của nhôm là 2,5.10​–8 Ωm.


A. 3200 m

B. 2900 m

C. 1200 m

D. 3200 m

Câu  AUTONUMOUT  Hai dây dẫn cùng tiết diện và cùng làm bằng một loại hợp kim. Khi mắc hai dây dẫn song song với nhau rồi mắc vào nguồn điện thì cường độ dòng điện qua các dây dẫn lần lượt là I1 = 2,5 A, I2 = 0,5 A. So sánh chiều dài của hai dây dẫn thì


A. l1 = 5l2.

B. l1 = l2.

C. l1 = l2 / 5.

D. l1 = 2,5l2.

Câu  AUTONUMOUT  Một dây nhôm có chiều dài 500 m, tiết diện 0,1 mm² có điện trở 125 Ω. Một dây nhôm khác dài 800 m, có điện trở 300 Ω thì có tiết diện bao nhiêu?


A. 0,066 mm²

B. 0,066 m²

C. 0,066 cm²

D. 0,066 dm²
Câu  AUTONUMOUT  Một dây dẫn bằng đồng, đường kính tiết diện 0,04 mm được quấn trên một khung nhựa hình chữ nhật kích thước 2 cm x 0,8 cm. Biết tổng số vòng quấn là 200 vòng. Cho biết đồng có điện trở suất 1,7.10–8 Ωm. Hãy tính điện trở của khung.


A. 151,6 Ω

B. 4365,5 Ω

C. 24,5 Ω

D. 12 Ω

Câu  AUTONUMOUT  Cần làm một biến trở có điện trở lớn nhất là 45 Ω bằng dây dẫn Nikelin có điện trở suất là 0,4.10–6 Ωm và tiết diện 0,5 mm². Tính chiều dài của dây dẫn


A. 56,25 m

B. 30 m

C. 12 m

D. 21 m

Câu  AUTONUMOUT  Tác dụng của biến trở


A. Thay đổi giá trị điện trở


B. Điều chỉnh cường độ dòng điện


C. A và B đều đúng



D. A và B đều sai.

Câu  AUTONUMOUT  Dây dẫn của biến trở làm bằng nicrom có điện trở suất 1,1.10–6 Ωm, có chiều dài 50m và điện trở 110 Ω. Tính tiết diện của dây dẫn dùng để làm biến trở.


A. 2 mm²

B. 0,5 mm²

C. 6 mm²

D. 2,5 mm²

Câu  AUTONUMOUT  Biến trở gồm một dây Nikelin có điện trở suất 0,4.10–6 Ωm, đường kính tiết diện 2 mm, quấn đều vòng nọ sát vòng kia, trên một ống sứ cách điện, đường kính 4 cm, dài 20 cm. Tính điện trở của dây ấy.


A. 1,2 Ω

B. 20 Ω

C. 1,6 Ω

D. 16 Ω

Câu  AUTONUMOUT  Cần làm một biến trở 20 Ω bằng một dây constantan có tiết diện 1 mm² và điện trở suất 0,5.10–6 Ωm. Chiều dài của dây constantan là bao nhiêu?


A. 10 m

B. 20 m

C. 40 m

D. 60 m

Câu  AUTONUMOUT  Đơn vị của công suất điện là


A. J


B. W


C. Wh


D. kWh

Câu  AUTONUMOUT  Có ba bóng đèn: Đ1 (6 V – 3 W), Đ2 (12 V – 3 W), Đ3 (6 V – 6 W). Khi các bóng này đều sử dụng ở hiệu điện thế định mức thì độ sáng của các bóng đèn như sau


A. Bóng Đ2 sáng nhất, hai bóng Đ1 và Đ3 sáng như nhau.


B. Bóng Đ3 sáng nhất, hai bóng Đ1 và Đ2 sáng như nhau.


C. Bóng Đ3 sáng nhất, bóng Đ1 sáng yếu.


D. Cả ba bóng sáng như nhau.

Câu  AUTONUMOUT  Bóng đèn có điện trở 8 Ω và cường độ dòng điện định mức là 2 A. Tính công suất định mức của bóng đèn.


A. 32 W.

B. 16 W.

C. 4 W.

D. 0,5 W.

Câu  AUTONUMOUT  Trong các dụng cụ sau, dụng cụ nào khi hoạt động có sự biến đổi điện năng thành nhiệt năng hao phí.


A. Chuông điện
B. Quạt điện

C. Nồi cơm điện
D. Cả A, B

Câu  AUTONUMOUT  Một máy bơm nước hoạt động với công suất 250 W trong 2 h và một bếp điện hoạt động với công suất 1000 W trong 1 h. Hỏi hai dụng cụ này sử dụng lượng điện năng tổng cộng là bao nhiêu?


A. 1500 Wh

B. 1500 kW

C. 1500 kWh

D. 1500 MWh

Câu  AUTONUMOUT  Trên nhãn của một bàn là điện có ghi 220 V – 800 W. Bàn là được sử dụng ở hiệu điện thế 220 V. Công của dòng điện thực hiện trong 30 phút là giá trị nào trong các giá trị sau


A. 1404 kJ

B. 1440 kJ

C. 1044 kJ

D. Đáp án khác.

Câu  AUTONUMOUT  Có hai bóng đèn có ghi 110 V – 40 W và 110 V – 60 W được mắc vào hiệu điện thế 110 V theo cách mắc nối tiếp. Tính điện năng mà hai bóng đã tiêu thụ trong 30 phút.


A. 180 kJ

B. 43920J

C. 12, 34kJ

D. 1890 kJ.

Câu  AUTONUMOUT  Tính hiệu suất của bếp điện nếu sau 20 phút nó đun sôi được 2 lít nước có nhiệt độ ban đầu ở 20 °C. Biết cường độ dòng điện qua bếp là 3A; hiệu điện thế hai đầu dây xoắn của bếp là U = 220V; nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/ kg.K.


A. 45%

B. 23%

C. 95%

D. 85%

Câu  AUTONUMOUT  Thiết bị biến đổi điện năng thành nhiệt năng có ích là


A. máy khoan điện.
B. máy sấy tóc.
C. quạt điện.

D. tàu điện.

Câu  AUTONUMOUT  Thiết bị biến đổi phần lớn điện năng thành nhiệt năng có ích là


A. mỏ hàn điện
B. ấm điện.

C. bàn là

D. Cả A, B và C.

Câu  AUTONUMOUT  Cho dòng điện có cường độ 4 A chạy qua một điện trở R thì sau thời gian 30 phút, nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở là 108 kJ. Xác định giá trị của R


A. 3,75 Ω

B. 4,5 Ω

C. 21 Ω

D. 2,75 Ω

Câu  AUTONUMOUT  Một mạch điện có hai điện trở R1 = 10 Ω, R2 = 15 Ω mắc nối tiếp nhau. Cho dòng điện qua mạch sau một thời gian thì nhiệt lượng tỏa ra ở điện trở R1 là 4 000 J. Tìm nhiệt lượng tỏa ra trên toàn mạch.


A. 10000 J

B. 2100 J

C. 450 kJ

D. 32 kJ

Câu  AUTONUMOUT  Người ta dùng bếp điện để đun sôi 2 lít nước từ nhiệt độ 20 °C. Để đun sôi lượng nước đó trong 20 phút thì phải dùng bếp điện có công suất bao nhiêu? Biết nhiệt dung riêng của nước là 4,18.103 J/kg.K , hiệu suất của bếp là 80%.


A. 68W

B. 697W

C. 231W

D. 126W

Câu  AUTONUMOUT  Trong việc làm sau đây, việc làm nào không tuân theo quy tắc an toàn điện?


A. Các thiết bị sử dụng điện trong gia đình đều dùng ở hiệu điện thế 220 V.


B. Các dây dẫn cao thế đều không có vỏ bọc cách điện.


C. Vỏ kim loại của các thiết bị điện bao giờ cũng cho tiếp đất.


D. Lắp cầu chì cho các dụng cụ trong mạch điện gia đình.

Câu  AUTONUMOUT  Để đảm bảo an toàn khi sử dụng cầu chì, ta phải


A. thay dây chì bằng dây đồng nhỏ hơn.


B.dùng dây chì có chiều dài đúng qui định


C. dùng dây chì có tiết diện đúng quy định


D. Cả B và C đều đúng.

Câu  AUTONUMOUT  Trong các biện pháp sau đây, biện pháp nào không tiết kiệm điện.


A. Thay đèn sợi tóc bằng đèn ống.


B. Thay dây dẫn to bằng dây dẫn nhỏ cùng loại.
 
C. Chỉ sử dụng thiết bị điện trong thời gian cần thiết.


D. Hạn chế sử dụng các thiết bị nung nóng.

Câu  AUTONUMOUT  Ampe kế có công dụng


A. Đo cường độ dòng điện


C. Đo hiệu điện thế


B. Đo công suất của dòng điện

D. Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế

Câu  AUTONUMOUT  Một bóng đèn có điện trở thắp sáng là 400 Ω. Cường độ dòng điện qua đèn là bao nhiêu nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn là 220 V.


A. 0,44 A

B. 0,64 A

C. 0,55 A

D. 0,74 A

Câu  AUTONUMOUT  Một vôn kế có điện trở 150 Ω chỉ chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất bằng 25 mA. Nếu hiệu điện thế giữa hai cực của một ác quy là 3 V thì có thể mắc trực tiếp ác quy đó vào vôn kế được không?


A. Mắc được vì cường độ dòng điện qua vôn kế nhỏ hơn cường độ dòng điện cho phép


B. Không mắc được vì vôn kế dễ cháy


C. Không mắc được vì hiệu điện thế tối đa của vôn kế lớn hơn hiệu điện thế của ác quy


D. Chưa xác định được vì còn thiếu một số đại lượng khác có liên quan

Câu  AUTONUMOUT  Hãy chọn câu phát biểu đúng


A. Hiệu điện thế giữa gồm các điện trở mắc nối tiếp bằng hiệu điện thế trên mỗi điện trở thành phần


B. Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, cường độ dòng điện có giá trị như nhau tại mọi điểm

C. Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp bằng các điện trở thành phần


D. Cả A, B và C đều sai

Câu  AUTONUMOUT  Ba bóng đèn có điện trở bằng nhau, chịu được điện thế định mức 6 V. Phải mắc ba bóng đèn theo kiểu nào vào hai điểm có hiệu điện thế 18 V để chúng sáng bình thường?


A. Ba bóng mắc song song


B. Ba bóng mắc nối tiếp


C. Hai bóng mắc nối tiếp và song song với bóng thứ ba


D. Hai bóng mắc song song và nối tiếp với bóng thứ ba

Câu  AUTONUMOUT  Trong đoạn mạch mắc song song, điện trở tương đương


A. nhỏ hơn mỗi điện trở thành phần

B. lớn hơn mỗi điện trở thành phần


C. bằng tổng các điện trở thành phần

D. bằng tích các điện trở thành phần

Câu  AUTONUMOUT  Hai điện trở R1 = 10 Ω, R2 = 20 Ω, R1 chịu được cường độ dòng điện tối đa là 1,5 A còn R2 chịu được dòng điện tối đa là 2 A. Có thể mắc song song hai điện trở trên vào hai điểm có hiệu điện thế tối đa bằng bao nhiêu?


A. 10 V
 
B. 30 V

C. 15 V

D. 25 V

Câu  AUTONUMOUT  Ba điện trở giống nhau có cùng giá trị 6 Ω. Hỏi phải mắc chúng như thế nào với nhau để điện trở tương đương bằng 4 Ω.

A. Hai điện trở song song nhau, cả hai cùng nối tiếp với điện trở thứ ba


B. Cả ba điện trở mắc song song


C. Hai điện trở nối tiếp nhau, cả hai cùng song song với điện trở thứ ba


D. Cả ba điện trở mắc nối tiếp

Câu  AUTONUMOUT  Một dây dẫn điện có điện trở là 5 Ω được cắt làm ba đoạn theo tỉ lệ: 2: 3: 5. Điện trở của mỗi đoạn dây sau khi cắt lần lượt là


A. 1,0 Ω; 1,5 Ω; 2,5 Ω


C. 1 Ω; 1,25 Ω; 2,75 Ω


B. 0,75 Ω; 1,25 Ω; 3 Ω


D. 0,75 Ω; 1 Ω; 3,25 Ω

Câu  AUTONUMOUT  Hai dây sắt có cùng chiều dài và có tổng điện trở là 3 Ω. Dây thứ nhất có tiết diện là 2 cm², dây thứ hai có tiết diện 1 cm². Tính điện trở mỗi dây.

A. R1 = R2 = 1,5 Ω.



B. R1 = 2 Ω và R2 = 3 Ω.

C. R1 = 2 Ω và R2 = 1 Ω.


D. R1 = 1 Ω và R2 = 2 Ω.
Câu  AUTONUMOUT  Một dây nikêlin tiết diện đều có điện trở 110 Ω dài 5,5m. Tính tiết diện của dây nikêlin. Biết điện trở suất của nikêlin là 0,4.10–6 Ωm.

 A. 0,02 mm²

B. 0,04 mm²

C. 0,03 mm²

D. 0,05 mm²
Câu  AUTONUMOUT  Hãy chọn câu phát biểu đúng.


A. Biến trở là điện trở có giá trị thay đổi được


B. Biến trở được sử dụng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch


C. Biến trở là điện trở có giá trị không thay đổi được


D. Cả A và B đều đúng.
Câu  AUTONUMOUT  Hai bóng đèn có điện trở 8 Ω, 16 Ω cùng hoạt động bình thường với hiệu điện thế 6 V. Khi mắc hai bóng đèn vào hiệu điện thế 12 V thì đèn có sáng bình thường không?


A. Cả hai đèn sáng bình thường

B. Đèn thứ nhất sáng yếu, đèn thứ hai sáng bình thường.

C. Đèn thứ hai sáng yếu, đèn thứ nhất sáng bình thường.

D. Cả hai đèn sáng yếu hơn bình thường

Câu  AUTONUMOUT  Mỗi số trên công tơ điện tương ứng với


A. 1 Wh

B. 1 kWh

C. 1 Ws

D. 1 kWs

Câu  AUTONUMOUT  Động cơ điện hoạt động một thời gian cần cung cấp một điện năng là 3420 kJ. Biết hiệu suất của động cơ điện là 90%. Công có ích của động cơ là

A. 2555 kJ

B. 3078 kJ

C. 3000 kJ

D. 4550 kJ

Câu  AUTONUMOUT  Một bóng đèn sử dụng hiệu điện thế 220 V dòng điện qua đèn 0,5 A. Hãy tính điện trở của bóng đèn và công suất của đèn.


A. 100 W; 440 Ω
B. 110 W; 440 Ω
B. 105 W; 400 Ω
D. 210 W; 400 Ω

Câu  AUTONUMOUT  Hai đầu điện trở R đặt một hiệu điện thế 220V trong thời gian 305 giây. Biết nhiệt lượng tỏa ra của dây dẫn là 335200 J. Điện trở R của dây dẫn bằng

A. ≈ 40 Ω

B. ≈ 54 Ω

B. ≈ 34 Ω

D. ≈ 44 Ω

Câu  AUTONUMOUT  Việc làm nào dưới đây là an toàn khi sử dụng điện.


A. Mắc nối tiếp cầu chì loại bất kỳ cho mỗi dụng cụ điện

B. Sử dụng dây dẫn không có vỏ bọc cách điện


C. Làm thí nghiệm với nguồn điện có hiệu điện thế 45V


D. Rút phích cắm đèn bàn khỏi ổ lấy điện khi thay bóng đèn
CHƯƠNG II: ĐIỆN TỪ HỌC

Câu 1: Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện xoay chiều liên tục khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây

A. Đang tăng mà chuyển sang giảm.

B. Đang giảm mà chuyển sang tăng.

C. Tăng đều đặn rồi giảm đều đặn.

D. Luân phiên tăng giảm.

Câu 2: Khi cho cuộn dây dẫn kín quay trong từ trường của một nam châm thì trong cuộn dây


A. Xuất hiện dòng điện một chiều.

B. Xuất hiện dòng điện xoay chiều.


C. Xuất hiện dòng điện không đổi.

D. Không xuất hiện dòng điện.

Câu 3: Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây

A. rất lớn.

B. Không thay đổi.
C. Biến thiên.

D. rất nhỏ.

Câu 4: Dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín đổi chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây


A. tăng dần theo thời gian.


B. giảm dần theo thời gian.


C. tăng hoặc giảm đều đặn theo thời gian.
D. đang tăng chuyển sang giảm hoặc ngược lại.

Câu 5: Dòng điện xoay chiều khác dòng điện một chiều ở điểm

A. dòng điện xoay chiều chỉ đổi chiều một lần.

B. dòng điện xoay chiều có chiều luân phiên thay đổi.


C. cường độ dòng điện xoay chiều luôn tăng.

D. hiệu điện thế của dòng điện xoay chiều luôn tăng.

Câu 6: Nam châm điện được sử dụng chủ yếu trong các thiết bị


A. Nồi cơm điện.
B. Đèn điện.

C. Rơle điện từ.
D. Ấm điện.

Câu 7: Quy tắc Bàn Tay Trái dùng để xác định

A. Chiều của lực điện từ.


B. Chiều của đường sức từ.

C. Chiều của dòng điện chạy qua dây dẫn.
D. Chiều của các cực nam châm.

Câu 8: Xác định câu nói đúng về tác dụng của từ trường lên đoạn dây dẫn có dòng điện.


A. Một đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua, đặt trong từ trường và song song với đường sức từ thì có lực từ tác dụng lên nó.


B. Một đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua, đặt trong từ trường và cắt các đường sức từ thì có lực từ tác dụng lên nó.


C. Một đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua, không đặt trong từ trường và cắt các đường sức từ thì có lực từ tác dụng lên nó.


D. một đoạn dây dẫn không có dòng điện chạy qua, đặt trong từ trường và cắt các đường sức từ thì có lực từ tác dụng lên nó.

Câu 9: Động cơ điện là dụng cụ biến đổi

A. Nhiệt năng thành điện năng.

B. Điện năng thành cơ năng.


C. Cơ năng thành điện năng.


D. Điện năng thành nhiệt năng.
Câu 10: Các dụng cụ nào sau đây chủ yếu chuyển hóa điện năng thành cơ năng khi hoạt động?


A. Bàn ủi điện và máy giặt.


C. máy khoan điện và mỏ hàn điện.


C. Quạt máy và nồi cơm điện.

D. Quạt máy và máy giặt.

Câu 11: Cách nào dưới đây có thể tạo ra dòng điện cảm ứng?


A. Nối hai cực của pin vào hai đầu cuộn dây dẫn

B. Nối hai cực của nam châm với hai đầu cuộn dây dẫn

C. Đưa một cực của acquy từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín

D. Đưa một cực của nam châm từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín.

Câu 12: Cách nào dưới đây KHÔNG tạo ra dòng điện?


A. Quay nam châm vĩnh cửu trước ống dây dẫn kín

B. Đặt nam châm vĩnh cửu trước ống dây dẫn kín

C. Đưa một cực của nam châm từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín

D. Rút cuộn dây ra xa nam châm vĩnh cửu
Câu 13: Hiện tượng nào sau đây KHÔNG liên quan đến hiện tượng cảm ứng điện từ?


A. Dòng điện xuất hiện trong dây dẫn kín khi cuộn dây chuyển động trong từ trường

B. Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây khi nối hai đầu cuộn dây với đinamô xe đạp đang quay

C. Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây nếu bên cạnh đó có một dòng điện khác đang thay đổi

D. Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây nếu nối hai đầu cuộn dây vào hai cực của bình acquy

Câu 14: Thực hiện thí nghiệm với cuộn dây và nam châm điện đặt dọc theo trục của ống dây. Trường hợp nào KHÔNG thể xuất hiện dòng điện cảm ứng?


A. Dòng điện ổn định qua nam châm điện và cuộn dây đứng yên.


B. Dòng điện ổn định qua nam châm điện và di chuyển cuộn dây.


C. Dòng điện ổn định qua nam châm điện và di chuyển nam châm điện.


D. Dòng điện chạy qua nam châm điện biến đổi.

Câu 15: Trường hợp nào dưới đây tạo ra dòng điện cảm ứng?

A. Ống dây và nam châm chuyển động tương đối với nhau.


B. Ống dây và nam châm chuyển động để khoảng cách giữa chúng không đổi

C. Ống dây và nam châm đặt gần nhau đứng yên

D. Ống dây và nam châm đặt xa nhau đứng yên
Câu 16: Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây.

A. luôn luôn tăng



B. luôn luôn giảm

C. luân phiên tăng giảm.


D. luôn luôn không đổi

Câu 17: Điều nào sau đây SAI khi so sánh tác dụng của dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều?

A. Dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều đều có khả năng trực tiếp nạp điện cho ắcquy.

B. Dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều đều tỏa ra nhiệt khi chạy qua một dây dẫn.


C. Dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều đều có khả năng làm phát quang bóng đèn.


D. Dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều đều gây ra từ trường.
Câu 18: Nếu hiệu điện thế của điện nhà là 220V thì phát biểu nào là KHÔNG đúng?

A. Có những thời điểm, hiệu điện thế lớn hơn 220 V.


B. Có những thời điểm, hiệu điện thế nhỏ hơn 220 V.

C. Tùy thời điểm, hiệu điện thế có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn hoặc bằng 220 V.

D. Hiệu điện thế không thay đổi vì công suất không thay đổi.

Câu 19: Trong thí nghiệm đặt kim nam châm dọc theo trục của nam châm điện, khi ta đổi chiều dòng điện chạy vào nam châm điện thì có hiện tượng

A. Kim nam châm vẫn đứng yên

B. Kim nam châm quay góc 90°.

C. Kim nam châm quay ngược lại

D. Kim nam châm bị đẩy ra ngoài.

Câu 20: Đặt một nam châm điện A có dòng điện xoay chiều chạy qua trước một cuộn dây dẫy kín B. Sau khi công tắc K đóng thì trong cuộn dây B có xuất hiện dòng điện cảm ứng. Người ta sử dụng tác dụng nào của dòng điện xoay chiều?

A. Tác dụng cơ
B. Tác dụng nhiệt
C. Tác dụng quang
D. Tác dụng từ.
Câu 21: Tác dụng nào phụ thuộc chiều của dòng điện?


A. Tác dụng nhiệt.
B. Tác dụng từ.
C. Tác dụng quang.
D. Tác dụng sinh lý.
Câu 22: Nhà máy điện nào thường gây ô nhiễm môi trường nhiều nhất?


A. Nhà máy phát điện gió.


B. Nhà máy phát điện dùng pin mặt trời.


C. Nhà máy thủy điện.


D. Nhà máy nhiệt điện.
Câu 23: So với nhiệt điện, nhà máy điện hạt nhân có ưu điểm nào sau đây?


A. Công suất lớn và khối lượng nhiên liệu ít hơn.

B. Chi phí xây dựng ban đầu ít hơn.

C. An toàn hơn và giá nhiên liệu rẻ hơn.

D. Dễ quản lý, cần ít nhân sự hơn.

Câu 24: Khi truyền tải điện năng đi xa, điện năng hao phí đã chuyển hóa thành dạng năng lượng nào?


A. Hóa năng

B. Quang năng
C. Nhiệt năng

D. Cơ năng.
Câu 25: Khi truyền tải một công suất điện P bằng một dây có điện trở R và đặt vào hai đầu đường dây một hiệu điện thế U, công thức xác định công suất hao phí Php do tỏa nhiệt là
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Câu 26: Khi truyền tải điện năng, ở nơi truyền đi cần lắp

A. Biến thế tăng điện áp.


B. Biến thế giảm điện áp.

C. Biến thế ổn áp.



D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 27: Công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện

A. Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây.

B. Tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây.


C. Tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây.

D. Tỉ lệ thuận với bình phương hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây.

Câu 28: Nếu hiệu điện thế giữa hai đầu đường dây tải điện không đổi mà dây dẫn có chiều dài tăng gấp đôi thì hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây sẽ

A. Tăng lên gấp đôi.
B. Giảm đi một nửa.
C. Tăng lên gấp bốn.
D. Giữ nguyên.

Câu 29: Khi tăng hiệu điện thế hai đầu dây dẫn trên đường dây truyền tải điện lên gấp đôi thì công suất hao phí trên đường dây sẽ

A. Giảm đi một nửa.
B. Giảm đi bốn lần
C. Tăng lên gấp đôi.
D. Tăng lên gấp bốn.

Câu 30: Cùng công suất điện P được tải đi trên cùng một dây dẫn. Công suất hao phí khi hiệu điện thế hai đầu đường dây tải điện là 400kV so với khi hiệu điện thế là 200kV là

A. Lớn hơn 2 lần.
B. Nhỏ hơn 2 lần.
C. Nhỏ hơn 4 lần.
D. Lớn hơn 4 lần.

Câu 31: Một nhà máy điện sinh ra một công suất 100 MW và cần truyền tải tới nơi tiêu thụ. Biết hiệu suất truyền tải là 90%. Công suất hao phí trên đường truyền là

A. 10 MW

B. 1 MW.

C. 100 kW.

D. 10 kW.

Câu 32: Người ta truyền tải một công suất điện 1000kW bằng một đường dây có điện trở 10 Ω. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tải điện là 110kV. Công suất hao phí trên đường dây là

A. 9,1 W.

B. 1100 W.

C. 82,64 W.

D. 826,4 W.

Câu 33: Người ta cần truyền một công suất điện 200 kW từ nguồn điện có hiệu điện thế 5000 V trên đường dây có điện trở tổng cộng là 20 Ω. Độ giảm thế trên đường dây truyền tải là

A. 40 V.

B. 400 V.

C. 80 V.

D. 800 V.

Câu 34: Máy biến thế là thiết bị dùng để biến đổi


A. Điện thế một chiều không đổi.

B. Điện thế xoay chiều.


C. Dòng điện một chiều thành xoay chiều
D. Công suất dòng điện.
Câu 35: Với hai cuộn dây có số vòng dây khác nhau ở máy biến thế thì


A. Cuộn dây ít vòng hơn là cuộn sơ cấp.
B. Cuộn dây ít vòng hơn là cuộn thứ cấp.

C. Cả hai cuộn đều là cuộn sơ cấp.

D. Cuộn dây nào cũng có thể là cuộn thứ cấp.
Câu 36: Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây sơ cấp của máy biến thế một hiệu điện thế xoay chiều thì từ trường trong lõi sắt từ sẽ luôn


A. giảm.

B. tăng.

C. biến thiên.

D. không thay đổi.
Câu 37: Phát biểu nào sau đây SAI. Máy biến thế hoạt động

A. dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ
B. với dòng điện xoay chiều


C. có hao phí điện năng


D. tạo ra năng lượng như máy phát điện.
Câu 38: Khi có dòng điện một chiều, không đổi chạy trong cuộn dây sơ cấp của một máy biến thế thì trong cuộn thứ cấp đã nối thành mạch kín

A. có dòng điện một chiều không đổi.
B. có dòng điện một chiều biến đổi.


C. có dòng điện xoay chiều.


D. vẫn không xuất hiện dòng điện.
Câu 39: Một máy biến thế có số vòng dây cuộn sơ cấp gấp 3 lần số vòng dây cuộn thứ cấp thì hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp so với hiệu điện thế ở hai đầu cuộn sơ cấp sẽ

A. Giảm đi 3 lần.
 B. Tăng lên 3 lần.
C. Giảm đi 6 lần.
D. Tăng lên 6 lần.

Câu 40: Gọi n1, n2 lần lượt là số vòng dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp; U1, U2 là hiệu điện thế giữa hai đầu dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến thế ta có biểu thức KHÔNG đúng là

A. 
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[image: image75.wmf]12

1

Un

n

.
D. U1 = 
[image: image76.wmf]21

2

Un

n

.

Câu 41: Để nâng hiệu điện thế từ U = 25000V lên đến hiệu điện thế U = 500000V, thì phải dùng máy biến thế có tỉ số giữa số vòng dây của cuộn sơ cấp và số vòng dây của cuộn thứ cấp là

A. 0,005.

B. 0,05.

C. 0,5.


D. 5.

Câu 42: Để sử dụng thiết bị có hiệu điện thế định mức 24V ở nguồn điện có hiệu điện thế 220V phải sử dụng máy biến thế có hai cuộn dây với số vòng dây tương ứng có thể là

A. Sơ cấp 3458 vòng, thứ cấp 380 vòng.
B. Sơ cấp 380 vòng, thứ cấp 3458 vòng.


C. Sơ cấp 360 vòng, thứ cấp 3300 vòng.
D. Sơ cấp 3300 vòng, thứ cấp 360 vòng.
Câu 43: Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 4400 vòng và cuộn thứ cấp có 240 vòng. Nếu hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn sơ cấp là 220V, thì hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn thứ cấp là

A. 50 V.

B. 120 V.

C. 12 V.

D. 60 V.
Câu 44: Hiệu điện thế giữa hai đầu dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến thế lần lượt là 220V và 12V. Nếu số vòng dây cuộn sơ cấp là 440 vòng, thì số vòng dây cuộn thứ cấp

A. 240 vòng.

B. 60 vòng.

C. 24 vòng.

D. 6 vòng.
CHƯƠNG III: QUANH HỌC

Câu 1: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng tới khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường

A. Bị hắt trở lại môi trường cũ.

B. Bị hấp thụ hoàn toàn và không truyền đi vào môi trường trong suốt thứ hai.


C. Tiếp tục đi thẳng vào môi trường trong suốt thứ hai.


D. Bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường và đi vào môi trường trong suốt thứ hai.

Câu 2: Pháp tuyến là đường thẳng

A. Tạo với tia tới một góc vuông tại điểm tới.

B. Tạo với mặt phân cách giữa hai môi trường góc vuông tại điểm tới.


C. Tạo với mặt phân cách giữa hai môi trường một góc nhọn tại điểm tới.

D. Song song với mặt phân cách giữa hai môi trường.

Câu 3: Khi nói về hiện tượng khúc xạ ánh sáng, nhận định nào sau đây là đúng?

A. Góc khúc xạ bao giờ cũng nhỏ hơn góc tới.

B. Góc khúc xạ bao giờ cũng lớn hơn góc tới.


C. Góc khúc xạ bao giờ cũng bằng góc tới.

D. Tuỳ từng môi trường tới và môi trường khúc xạ mà góc tới hay góc khúc xạ sẽ lớn hơn.

Câu 4: Khi tia sáng đi từ trong không khí tới mặt phân cách giữa không khí và nước thì

A. chỉ có thể xảy ra hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

B. chỉ có thể xảy ra hiện tượng phản xạ ánh sáng.


C. có thể đồng thời xảy ra hiện tượng khúc xạ và hiện tượng phản xạ ánh sáng.


D. không thể đồng thời xảy ra hiện tượng khúc xạ và hiện tượng phản xạ ánh sáng.

Câu 5: Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng, góc khúc xạ r là góc tạo bởi

A. tia khúc xạ và pháp tuyến tại điểm tới.
B. tia khúc xạ và tia tới.


C. tia khúc xạ và mặt phân cách.

D. tia khúc xạ và điểm tới.

Câu 6: Điều nào SAI khi nói về hiện tượng khúc xạ ánh sáng?

A. Tia khúc xạ và tia tới cùng nằm trong mặt phẳng tới.

B. Góc tới tăng dần, góc khúc xạ cũng tăng dần.


C. Nếu tia sáng đi từ môi trường nước sang môi trường không khí thì góc khúc xạ lớn hơn góc tới.


D. Nếu tia sáng đi từ môi trường không khí sang môi trường nước thì góc tới nhỏ hơn góc khúc xạ.

Câu 7: Đặt mắt phía trên một chậu đựng nước quan sát một viên bi ở đáy chậu ta sẽ

A. Không nhìn thấy viên bi.


B. Nhìn thấy ảnh ảo của viên bi.


C. Nhìn thấy ảnh thật của viên bi.

D. Nhìn thấy đúng viên bi như cũ.

Câu 8: Chiếu một tia sáng từ không khí vào nước khi ta tăng dần góc tới thì góc khúc xạ

A. Tăng nhanh hơn góc tới.


B. Tăng chậm hơn góc tới.


C. Ban đầu tăng nhanh hơn sau đó giảm.
D. Ban đầu tăng chậm hơn sau đó tăng như nhau.

Câu 9: Khi ánh sáng truyền từ không khí vào thủy tinh thì


A. Góc khúc xạ không phụ thuộc vào góc tới.

B. Góc tới nhỏ hơn góc khúc xạ.


C. Khi góc tới tăng thì góc khúc xạ giảm.

D. Khi góc tới tăng thì góc khúc xạ tăng.

Câu 10: Chiếu một tia sáng vuông góc với bề mặt thủy tinh. Khi đó góc khúc xạ bằng


A. 90°


B. 60°


C. 30°


D. 0°
Câu 11: Một tia sáng khi truyền từ nước ra không khí thì

A. Góc khúc xạ lớn hơn góc tới.

B. Tia khúc xạ luôn nằm trùng với pháp tuyến.


C. Tia khúc xạ hợp với pháp tuyến một góc 30°.

D. Góc khúc xạ vẫn nằm trong môi trường nước.

Câu 12: Chọn phát biểu SAI trong các phất biểu sau.


A. Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng tia sáng bị đổi phương khi truyền qua mặt phân cách hai môi trường trong suốt.


B. Tia khúc xạ và tia tới ở hai môi trường khác nhau.


C. Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở bên kia đường pháp tuyến so với tia tới.


D. Góc khúc xạ r và góc tới i tỉ lệ thuận với nhau.

Câu 13: Một tia sáng đi từ không khí vào một khối chất trong suốt. Khi góc tới i = 45° thì góc khúc xạ r = 30°. Khi tia sáng truyền ngược lại với góc tới i = 30° thì


A. Góc khúc xạ r bằng 45°.


B. Góc khúc xạ r lớn hơn 45°.

C. Góc khúc xạ r nhỏ hơn 45°.

D. Góc khúc xạ r bằng 30°.

Câu 14: Một tia sáng chiếu từ không khí tới mặt thoáng của một chất lỏng với góc tới bằng 45° thì cho tia phản xạ hợp với tia khúc xạ một góc 105°. Góc khúc xạ bằng

A. 45°


B. 60°


C. 30°


D. 90°
Câu 15: Tia tới đi qua quang tâm của thấu kính hội tụ cho tia ló

A. đi qua tiêu điểm.



B. song song với trục chính.


C. truyền thẳng theo phương của tia tới.
D. có đường kéo dài đi qua tiêu điểm.

Câu 16: Tia tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ cho tia ló

A. đi qua trung điểm đạon nối quang tâm và tiêu điểm.


B. song song với trục chính.

C. truyền thẳng theo phương của tia tới.

D. đi qua tiêu điểm.

Câu 17: Tia tới đi qua tiêu điểm của thấu kính hội tụ cho tia ló

A. truyền thẳng theo phương của tia tới.

B. đi qua trung điểm đạon nối quang tâm và tiêu điểm.

C. song song với trục chính.

D. có đường kéo dài đi qua tiêu điểm.

Câu 18: Thấu kính hội tụ có đặc điểm biến đổi chùm tia tới song song thành

A. chùm tia phản xạ.



B. chùm tia ló hội tụ.

C. chùm tia ló phân kỳ.


D. chùm tia ló song song khác.

Câu 19: Thấu kính hội tụ là loại thấu kính có

A. phần rìa dày hơn phần giữa.

B. phần rìa mỏng hơn phần giữa.

C. phần rìa và phần giữa bằng nhau.

D. hình dạng bất kỳ.

Câu 20: Chùm tia sáng đi qua thấu kính hội tụ mô tả hiện tượng

A. Truyền thẳng ánh sáng.


B. Tán xạ ánh sáng.

C. Phản xạ ánh sáng.



D. Khúc xạ ánh sáng.

Câu 21: Chùm tia ló của thấu kính hội tụ có đặc điểm là

A. chùm song song.



B. lệch về phía trục chính so với tia tới.


C. lệch ra xa trục chính hơn so với tia tới.
D. phản xạ ngay tại thấu kính.

Câu 22: Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ cho ảnh A’B’; ảnh và vật nằm về cùng một phía đối với thấu kính ảnh A’B’

A. là ảnh thật, lớn hơn vật.


B. là ảnh ảo, nhỏ hơn vật.

C. ngược chiều với vật.


D. là ảnh ảo, cùng chiều với vật.

Câu 23: Ảnh A’B’ của một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính tại A và ở trong khoảng tiêu cự của một thấu kính hội tụ là

A. ảnh ảo ngược chiều vật.


B. ảnh ảo cùng chiều vật.

C. ảnh thật cùng chiều vật.


D. ảnh thật ngược chiều vật.

Câu 24: Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ cho ảnh A’B’, ảnh và vật nằm về hai phía đối với thấu kính thì ảnh đó là


A. thật, ngược chiều với vật.


B. thật, luôn lớn hơn vật.


C. ảo, cùng chiều với vật.


D. thật, luôn cao bằng vật.

Câu 25: Đặt một vật AB hình mũi tên vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ tiêu cự f và cách thấu kính một khoảng d > 2f thì ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là


A. ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.
B. ảnh thật, cùng chiều và nhỏ hơn vật.


C. ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật.
D. ảnh thật, cùng chiều và lớn hơn vật.

Câu 26: Đặt một vật AB hình mũi tên vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ tiêu cự f và cách thấu kính một khoảng d = 2f thì ảnh A’B’của AB qua thấu kính có tính chất

A. ảnh thật, cùng chiều và nhỏ hơn vật.
B. ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật.

C. ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.
D. ảnh thật, ngược chiều và lớn bằng vật.

Câu 27: Đặt một vật AB hình mũi tên vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ cho ảnh A’B’. Ảnh của điểm M là trung điểm của AB nằm

A. trên ảnh A’B’ cách A’ một đoạn AB/3.
B. tại trung điểm của ảnh A’B’.


C. trên ảnh A’B’ và gần với điểm A’ hơn.
D. trên ảnh A’B’ và gần với điểm B’ hơn.

Câu 28: Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự f và cách thấu kính một khoảng OA cho ảnh A’B’ ngược chiều cao bằng vật AB thì

A. OA = f.

B. OA = 2f.

C. OA > f.

D. OA < f.

Câu 29: Ảnh thật cho bởi thấu kính hội tụ bao giờ cũng

A. cùng chiều, nhỏ hơn vật


B. cùng chiều với vật

C. ngược chiều, lớn hơn vật


D. ngược chiều với vật
Câu 30: Khi một vật đặt rất xa thấu kính hội tụ, thì ảnh thật có vị trí cách thấu kính một khoảng

A. bằng tiêu cự.
B. nhỏ hơn tiêu cự.
C. lớn hơn tiêu cự.
D. gấp 2 lần tiêu cự.

Câu 31: Ảnh của một vật sáng đặt ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 16cm. Có thể thu được ảnh nhỏ hơn vật tạo bởi thấu kính này khi đặt vật cách thấu kính

A. 8 cm.

B. 16 cm.

C. 32 cm.

D. 48 cm.

Câu 32: Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự f. Điểm A nằm trên trục chính, cho ảnh thật A’B’ nhỏ hơn vật thì AB nằm cách thấu kính một khoảng


A. OA < f.

B. OA > 2f.

C. OA = f.

D. OA = 2f.

Câu 33: Một vật thật muốn có ảnh cùng chiều và bằng vật qua thấu kính hội tụ thì vật phải

A. đặt sát thấu kính.



B. nằm cách thấu kính một đoạn f.


C. nằm cách thấu kính một đoạn 2f.

D. nằm cách thấu kính một đoạn nhỏ hơn f.

Câu 34: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20cm. Một vật thật AB cách thấu kính 40cm. Ảnh thu được là

A. ảnh thật, cách thấu kính 40cm, ngược chiều vật và độ cao bằng vật.


B. ảnh thật, cách thấu kính 20cm, ngược chiều vật và độ cao bằng vật.


C. ảnh thật, cách thấu kính 40cm, cùng chiều vật và độ cao bằng vật.


D. ảnh ảo, cách thấu kính 10cm, cùng chiều vật và lớn hơn vật.

Câu 35: Thấu kính phân kì là loại thấu kính

A. có phần rìa dày hơn phần giữa.

B. có phần rìa mỏng hơn phần giữa.


C. biến chùm tia tới song song thành chùm tia ló hội tụ.

D. có thể làm bằng chất rắn không trong suốt.

Câu 36: Tia tới song song với trục chính của thấu kính phân kỳ cho tia ló

A. đi qua tiêu điểm của thấu kính.


B. song song với trục chính của thấu kính.


C. cắt trục chính của thấu kính tại một điểm bất kì.


D. có đường kéo dài đi qua tiêu điểm.

Câu 37: Khi nói về thấu kính phân kì, câu phát biểu nào sau đây là SAI?

A. Thấu kính phân kì có phần rìa dày hơn phần giữa.


B. Tia tới song song với trục chính thì tia ló kéo dài đi qua tiêu điểm của thấu kính.


C. Tia tới đến quang tâm của thấu kính tiếp tục truyền thẳng theo hướng của tia tới.


D. Tia tới song song với trục chính thì tia ló đi qua tiêu điểm của thấu kính.

Câu 38: Thấu kính phân kì có thể

A. làm kính đeo chữa tật cận thị.

B. làm kính lúp để quan sát những vật nhỏ.


C. làm kính hiển vi để quan sát những vật rất nhỏ.

D. làm kính chiếu hậu trên xe ô tô.

Câu 39: Khi nói về hình dạng của thấu kính phân kì, nhận định nào sau đây là SAI?


A. Thấu kính có hai mặt đều là mặt cầu lồi.

B. Thấu kính có một mặt phẳng, một mặt cầu lõm.


C. Thấu kính có hai mặt cầu lõm.

D. Thấu kính có một mặt cầu lồi, một mặt cầu lõm, độ cong mặt cầu lồi ít hơn mặt cầu lõm.

Câu 40: Khoảng cách giữa hai tiêu điểm của thấu kính phân kì bằng

A. tiêu cự của thấu kính.


B. hai lần tiêu cự của thấu kính.


C. bốn lần tiêu cự của thấu kính.

D. một nửa tiêu cự của thấu kính.

Câu 41: Tia tới song song trục chính một thấu kính phân kì, cho tia ló có đường kéo dài cắt trục chính tại một điểm cách quang tâm O của thấu kính 15cm. Tiêu cự của thấu kính này là

A. 15cm.

B. 20cm.

C. 25cm.

D. 30cm.

Câu 42: Một thấu kính phân kì có tiêu cự 25cm. Khoảng cách giữa hai tiêu điểm F và F’ là

A. 12,5cm.

B. 25cm.

C. 37,5cm.

D. 50cm.

Câu 43: Để có tia ló song song với trục chính của một thấu kính phân kỳ thì

A. tia tới song song trục chính.

B. tia tới đi qua tiêu điểm cùng phía với tia tới so với thấu kính.


C. tia tới có phần kéo dài qua tiêu điểm khác phía với tia tới so với thấu kính.

D. tia tới bất kì có hướng không qua các tiêu điểm.

Câu 44: Đặt một vật sáng AB trước thấu kính phân kỳ thu được ảnh A’B’ là

A. ảnh ảo, ngược chiều với vật, luôn nhỏ hơn vật.

B. ảnh ảo, cùng chiều với vật, luôn nhỏ hơn vật.


C. ảnh ảo, ngược chiều với vật, luôn lớn hơn vật.

D. ảnh thật, cùng chiều, và lớn hơn vật.

Câu 45: Khi đặt một trang sách trước một thấu kính phân kỳ thì

A. ảnh của dòng chữ nhỏ hơn dòng chữ thật trên sách.


B. ảnh của dòng chữ bằng dòng chữ thật trên sách.


C. ảnh của dòng chữ lớn hơn dòng chữ thật trên sách.


D. không quan sát được ảnh của dòng chữ.

Câu 46: Đối với thấu kính phân kỳ, khi vật đặt rất xa thấu kính thì ảnh ảo của vật tạo bởi thấu kính

A. ở tại quang tâm.

B. ở cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự.


C. ở khác phía so với vật.

D. ở rất xa so với tiêu điểm.

Câu 47: Ảnh ảo của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ và thấu kính hội tụ giống nhau ở chỗ

A. đều cùng chiều với vật.


B. đều ngược chiều với vật.

C. đều lớn hơn vật.



D. đều nhỏ hơn vật.

Câu 48: Nếu đưa một vật ra rất xa thấu kính phân kỳ thì ảnh của vật

A. di chuyển gần thấu kính hơn.

B. có vị trí không thay đổi.


C. di chuyển ra xa vô cùng.


D. có khoảng cách đến thấu kính bằng tiêu cự.

Câu 49: Vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính tại tiêu điểm của một thấu kính phân kỳ có tiêu cự f. Nếu dịch chuyển vật lại gần thấu kính thì ảnh ảo của vật sẽ

A. càng lớn và càng gần thấu kính.

B. càng nhỏ và càng gần thấu kính.


C. càng lớn và càng xa thấu kính.

D. càng nhỏ và càng xa thấu kính.

Câu 50: Vật AB có độ cao h được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì. Điểm A nằm trên trục chính và có vị trí tại tiêu điểm F. Ảnh A’B’ có độ cao là h’ thì

A. h = h’.

B. h = 2h’.

C. h’ = 2h.

D. h < h’.
Câu 51: Ảnh của một vật trên phim trong máy ảnh là

A. Ảnh thật, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật.

B. Ảnh thật, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật.

C. Ảnh ảo, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật.

D. Ảnh ảo, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật.

Câu 52: Vật kính của máy ảnh sử dụng

A. thấu kính hội tụ
B. thấu kính phân kỳ
C. gương phẳng
D. gương cầu

Câu 53: Ảnh của một vật trong máy ảnh có vị trí

A. nằm sát vật kính.
B. nằm trên vật kính.
C. nằm trên phim.
D. nằm sau phim.

Câu 54: Phim trong máy ảnh có chức năng

A. tạo ra ảnh thật của vật.


B. tạo ra ảnh ảo của vật.

C. ghi lại ảnh ảo của vật.


D. ghi lại ảnh thật của vật.
Câu 55: Khi chụp ảnh bằng máy ảnh cơ học người thợ thường điều chỉnh ống kính máy ảnh để


A. thay đổi tiêu cự của ống kính.

B. thay đổi khoảng cách từ vật đến mắt.

C. thay đổi khoảng cách từ vật kính đến phim.

D. thay đổi khoảng cách từ vật đến phim.

Câu 56: Trong máy ảnh cơ học, để cho ảnh của vật cần chụp hiện rõ nét trên phim, người ta thường

A. thay đổi tiêu cự của vật kính và giữ phim, vật kính đứng yên.


B. thay đổi khoảng cách từ vật kính đến phim bằng cách đưa vật kính ra xa hoặc lại gần phim.

C. thay đổi khoảng cách từ vật kính đến phim bằng cách đưa phim ra xa hoặc lại gần vật kính.


D. đồng thời thay đổi vị trí của cả vật kính và phim sao cho khoảng cách giưa chúng không đổi.
Câu 57: Để chụp ảnh của một vật ở rất xa, cần phải điều chỉnh vật kính sao cho


A. tiêu điểm vật kính nằm rất xa phim.
B. tiêu điểm vật kính nằm ở phía sau phim.


C. tiêu điểm vật kính nằm đúng trên phim.
D. tiêu điểm vật kính nằm ở phía trước phim.

Câu 58: Khi chụp ảnh một vật cao 1,5m đặt cách máy ảnh 6m. Biết khoảng cách từ vật kính đến phim là 4cm. Chiều cao ảnh của vật trên phim là

A. 1 cm.

B. 1,5 cm.

C. 2 cm.

D. 2,5 cm.

Câu 59: Khi chụp ảnh một vật cao 4m. Ảnh của vật trên phim có độ cao 2cm; khoảng cách từ vật kính đến phim là 4,5cm. Khoảng cách vật đến máy ảnh là

A. 2,0 m.

 B. 7,2 m.

C. 8,0 m.

D. 9,0 m.
Câu 60: Ảnh của một vật in trên màng lưới của mắt là

A. Ảnh ảo nhỏ hơn vật.


B. Ảnh ảo lớn hơn vật.

C. Ảnh thật nhỏ hơn vật.


D. Ảnh thật lớn hơn vật.

Câu 61: Khi nhìn rõ một vật thì ảnh của vật đó nằm ở bộ phân nào của mắt?


A. Thể thủy tinh
B. Võng mạc

C. Con ngươi

D. Lòng đen

Câu 62: Về phương diện quang học, thể thủy tinh của mắt giống như

A. gương cầu lồi
B. gương cầu lõm
C. thấu kính hội tụ
D. thấu kính phân kỳ
Câu 63: Mắt tốt khi nhìn vật ở xa mà mắt không phải điều tiết thì ảnh của vật ở

A. Trước màng lưới của mắt.


B. Trên màng lưới của mắt.

C. Sau màng lưới của mắt.


D. Trước tiêu điểm của thể thuỷ tinh của mắt.

Câu 64: Để ảnh của một vật cần quan sát hiện rõ nét trên màng lưới, mắt điều tiết bằng cách

A. Thay đổi khoảng cách từ thể thủy tinh đến màng lưới.

B. Thay đổi đường kính của con ngươi


C. Thay đổi tiêu cự thể thủy tinh của mắt.

D. Thay đổi tiêu cự của thể thủy tinh và khoảng cách từ thể thủy tinh đến màng lưới.

Câu 65: Khi nói về mắt, câu phát biểu nào đúng?

A. Điểm cực viễn là điểm xa nhất mà khi đặt vật tại đó mắt điều tiết mạnh nhất mới nhìn rõ.


B. Điểm cực cận là điểm gần nhất mà khi đặt vật tại đó mắt không điều tiết vẫn nhìn rõ được.


C. Không thể quan sát được vật khi đặt vật ở điểm cực viễn của mắt.

D. Khi quan sát vật ở điểm cực cận, mắt phải điều tiết mạnh nhất.

Câu 66: Khi nói về mắt, câu phát biểu nào SAI?


A. Khi nhìn vật ở xa thì tiêu cự của thể thủy tinh mắt lớn nhất.

B. Khi nhìn vật ở xa vô cực mắt phải điều tiết tối đa.


C. Khoảng cách nhìn rõ ngắn nhất của mắt thay đổi theo độ tuổi.


D. Mắt tốt, khi không điều điều tiết thì tiêu điểm của thể thuỷ tinh nằm trên màng lưới.

Câu 67: Mắt người có thể nhìn rõ một vật khi vật đó nằm trong khoảng

A. từ điểm cực cận đến mắt.


B. từ điểm cực viễn đến vô cực.


C. từ điểm cực cận đến điểm cực viễn.
D. từ điểm cực viễn đến mắt.

Câu 68: Khoảng cách nào sau đây được coi là khoảng nhìn thấy rõ ngắn nhất của mắt?

A. Khoảng cách từ điểm cực cận đến cực viễn.

B. Khoảng cách từ mắt đến điểm cực viễn.


C. Khoảng cách từ mắt đến điểm cực cận.

D. Khoảng cách từ thể thủy tinh đến màng lưới.

Câu 69: Sự điều tiết mắt là sự thay đổi

A. Độ cong của thể thủy tinh để ảnh của một vật nhỏ hơn vật xuất hiện rõ nét trên màng lưới.

B. Độ cong của thể thủy tinh để ảnh của một vật cùng chiều với vật xuất hiện rõ nét trên màng lưới.


C. Độ cong của thể thủy tinh để ảnh của một vật lớn hơn vật xuất hiện rõ nét trên màng lưới.

D. Vị trí của thể thủy tinh để ảnh của một vật nhỏ hơn vật xuất hiện rõ nét trên màng lưới.

Câu 70: Về phương diện tạo ảnh, mắt và máy ảnh có tính chất giống nhau là

A. Tạo ra ảnh thật, lớn hơn vật.

B. Tạo ra ảnh thật, bé hơn vật.

C. Tạo ra ảnh cùng chiều, lớn hơn vật.
D. Tạo ra ảnh cùng chiều, bé hơn vật.

Câu 71: Khi nhìn một tòa nhà cao 10m ở cách mắt 20m thì ảnh của tòa nhà trên màng lưới mắt có độ cao bao nhiêu? Biết khoảng cách từ thể thủy tinh đến màng lưới là 2cm.

A. 0,5cm.

B. 1,0cm.

C. 1,5cm.

D. 2,0cm.

Câu 72: Một người nhìn rõ một vật. Biết khoảng cách từ thể thủy tinh đến màng lưới của mắt người đó là 2cm. Khoảng cách từ ảnh của vật đó đến thể thủy tinh của mắt bằng


A. 0 cm.

B. 2 cm.

C. 5 cm.

D. vô cùng.

Câu 73: Biểu hiện của mắt cận là

A. chỉ nhìn rõ các vật ở gần mắt, không nhìn rõ các vật ở xa mắt.

B. chỉ nhìn rõ các vật ở xa mắt, không nhìn rõ các vật ở gần mắt.

C. nhìn rõ các vật trong khoảng từ điểm cực cận đến điểm cực viễn.

D. không nhìn rõ các vật ở gần mắt.

Câu 74: Biểu hiện của mắt lão là

A. chỉ nhìn rõ các vật ở gần mắt, không nhìn rõ các vật ở xa mắt.

B. chỉ nhìn rõ các vật ở xa mắt, không nhìn rõ các vật ở gần mắt.

C. nhìn rõ các vật trong khoảng từ điểm cực cận đến điểm cực viễn.

D. không nhìn rõ các vật ở xa mắt.

Câu 75: Kính cận thích hợp là kính phân kỳ có tiêu điểm


A. trùng với điểm cực cận của mắt.


B. trùng với điểm cực viễn của mắt.

C. nằm giữa điểm cực cận và điểm cực viễn của mắt.


D. nằm giữa điểm cực cận và thể thủy tinh của mắt.

Câu 76: Để khắc phục tật mắt lão, ta cần đeo loại kính có tính chất như

A. thấu kính phân kì
B. thấu kính hội tụ
C. kính mát

D. kính lọc
Câu 77: Tác dụng của kính cận là


A. để nhìn rõ vật ở xa mắt.


B. để nhìn rõ vật ở gần mắt.

C. thay đổi võng mạc của mắt.

D. thay đổi thể thủy tinh của mắt.

Câu 78: Tác dụng của kính lão là


A. để nhìn rõ vật ở xa mắt.


B. để nhìn rõ vật ở gần mắt.

C. thay đổi võng mạc của mắt.

D. thay đổi thể thủy tinh của mắt.
Câu 79: Kính cận chữa được tật cận thị vì


A. tạo ảnh ảo nằm ngoài khoảng nhìn rõ của mắt.

B. tạo ảnh ảo nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.

C. tạo ảnh thật nằm ngoài khoảng nhìn rõ của mắt.

D. tạo ảnh thật nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.
Câu 80: Kính lão chữa được mắt lão vì


A. tạo ảnh ảo nằm ngoài khoảng nhìn rõ của mắt.

B. tạo ảnh ảo nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.

C. tạo ảnh thật nằm ngoài khoảng nhìn rõ của mắt.

D. tạo ảnh thật nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.
Câu 81: Mắt của một người chỉ nhìn rõ được các vật cách mắt từ 10cm đến 100cm. Mắt này có tật gì và phải đeo kính nào?

A. Mắt cận, đeo kính hội tụ.


B. Mắt lão, đeo kính phân kì.

C. Mắt lão, đeo kính hội tụ.


D. Mắt cận, đeo kính phân kì.
Câu 82: Mắt của một người già có khoảng cực viễn là 50cm. Thấu kính mang sát mắt sử dụng phù hợp là thấu kính

A. hội tụ có tiêu cự 50cm.


B. hội tụ có tiêu cự 25cm.

C. phân kỳ có tiêu cự 50cm.


D. phân kỳ có tiêu cự 25cm.

Câu 83: Khi không điều tiết, tiêu điểm mắt cận nằm ở

A. trước màng lưới.
B. trên màng lưới.
C. sau màng lưới.
D. trên thể thủy tinh.

Câu 84: Khi không điều tiết, tiêu điểm mắt lão nằm ở

A. trước màng lưới.
B. trên màng lưới.
C. sau màng lưới.
D. trên thể thủy tinh.

Câu 85: Khoảng nhìn rõ của mắt cận


A. bằng khoảng nhìn rõ của mắt lão.

B. lớn hơn khoảng nhìn rõ của mắt lão.


C. nhỏ hơn khoảng nhìn rõ của mắt lão.
D. bằng khoảng nhìn rõ của mắt bình thường.

Câu 86: Có thể dùng kính lúp để quan sát

A. Trận bóng đá trên sân vận động.

B. Một con vi trùng.


C. Các chi tiết máy của đồng hồ đeo tay.
D. nguyên tử khí.

Câu 87: Một người quan sát một vật nhỏ bằng kính lúp, người ấy phải điều chỉnh để

A. ảnh của vật là ảnh ảo cùng chiều, lớn hơn vật.

B. ảnh của vật là ảnh thật cùng chiều, lớn hơn vật.


C. ảnh của vật là ảnh ảo, ngược chiều, lớn hơn vật.

D. ảnh của vật là ảnh ảo cùng chiều, nhỏ hơn vật.

Câu 88: Kính lúp là thấu kính hội tụ có

A. tiêu cự dài dùng để quan sát các vật nhỏ.

B. tiêu cự dài dùng để quan sát các vật có hình dạng phức tạp.


C. tiêu cự ngắn dùng để quan sát các vật nhỏ.

D. tiêu cự ngắn dùng để quan sát các vật lớn.

Câu 89: Trong các kính lúp sau, kính lúp nào khi dùng để quan sát một vật sẽ cho ảnh lớn nhất?

A. Kính lúp có số bội giác G = 5.

B. Kính lúp có số bội giác G = 5,5.


C. Kính lúp có số bội giác G = 6.

D. Kính lúp có số bội giác G = 4.

Câu 90: Số bội giác và tiêu cự đo bằng đơn vị xentimet của một kính lúp có hệ thức

A. G = 25f

B. G = 
[image: image77.wmf]25

f



C. G = 25 + f

D. G = 25 – f
Câu 91: Thấu kính nào dưới đây phù hợp làm kính lúp nhất?

A. Thấu kính phân kì tiêu cự 10 cm.

B. Thấu kính phân kì tiêu cự 50 cm.


C. Thấu kính hội tụ tiêu cự 50 cm.

D. Thấu kính hội tụ tiêu cự 10cm.

Câu 92: Số ghi trên vành của một kính lúp là 5x. Tiêu cự kính lúp có giá trị là


A. f = 5m.

B. f = 5cm.

C. f = 5mm.

D. f = 5dm.

Câu 93: Khi quan sát một vật bằng kính lúp, để mắt nhìn thấy một ảnh ảo lớn hơn vật ta cần

A. đặt vật ngoài khoảng tiêu cự.

B. đặt vật trong khoảng tiêu cự.

C. đặt vật sát vào mặt kính.


D. đặt vật bất cứ vị trí nào.

Câu 94: Trên hai kính lúp lần lượt có ghi “2x” và “3x” thì

A. Cả hai kính lúp có ghi “2x” và “3x” có tiêu cự bằng nhau.

B. Kính lúp có ghi “3x” có tiêu cự lớn hơn kính lúp có ghi “2x”.


C. Kính lúp có ghi “2x” có tiêu cự lớn hơn kính lúp có ghi “3x”.

D. Không thể khẳng định được tiêu cự của kính lúp nào lớn hơn.

Câu 95: Chiếu chùm ánh sáng trắng qua một kính lọc màu tím, chùm tia ló có màu

A. đỏ


B. vàng

C. tím


D. trắng
Câu 96: Chọn câu phát biểu đúng.

A. Có thể tạo ánh sáng vàng bằng cách chiếu ánh sáng trắng qua một tấm lọc màu vàng.


B. Bút Lade khi hoạt động thì phát ra ánh sáng xanh.

C. Ánh sáng do đèn pha ôtô phát ra là ánh sáng vàng.


D. Bất kỳ nguồn sáng nào cũng phát ra ánh sáng trắng.

Câu 97: Sau tấm kính lọc màu xanh ta thu được ánh sáng màu xanh. Chùm ánh sáng chiếu vào tấm lọc có thể là

A. ánh sáng đỏ.
B. ánh sáng vàng.
C. ánh sáng trắng.
D. ánh sáng tím.

Câu 98: Chọn câu phát biểu đúng


A. Khi nhìn thấy vật có màu trừ màu đen thì có ánh sáng màu đó đi vào mắt ta.


B. Tấm lọc màu nào thì hấp thụ tốt ánh sáng màu đó.


C. Chiếu ánh sáng trắng qua tấm lọc màu vàng thu được ánh sáng trắng.


D. Các đèn LED hoặc lade phát ra ánh sáng trắng.

Câu 99: Chiếu đồng thời một chùm ánh sáng trắng và một chùm ánh sáng màu xanh lên tờ giấy trắng thì tờ giấy có màu

A. trắng.

B. đỏ.


C. xanh.

D. vàng.

Câu 100: Dùng một bể nước nhỏ có các thành bên trong suốt đựng nước có pha mực đỏ, sau đó dùng đèn pin chiếu một chùm ánh sáng xuyên qua hai thành đối diện của bể nước thì ánh sáng xuyên qua bể nước có màu


A. trắng.

B. đỏ.


C. vàng.

D. xanh.

Câu 101: Khi chiếu hai ánh sáng đỏ và lục lên một tờ giấy trắng ta thấy trên tờ giấy có ánh sáng màu vàng. Nếu chiếu thay vào tờ giấy ánh sáng màu lam thích hợp ta sẽ thấy trên tờ giấy có


A. màu đỏ.

B. màu lục.

C. màu trắng.

D. màu lam
Câu 102: Chiếu ánh sáng màu đỏ và ánh sáng màu vàng vào cùng một vị trí trên tấm màn màu trắng, trong đó ánh sáng màu vàng bị chắn bởi tấm kính lọc màu xanh lam. Nhìn trên màn ta thấy có


A. màu trắng.

 B. màu cam.

C. màu đỏ.

D. màu xanh lam.

Câu 103: Khi trộn các ánh sáng có màu dưới đây. Trường hợp nào KHÔNG tạo ra ánh sáng trắng?

A. Trộn ánh sáng đỏ, lục, lam với độ sáng thích hợp.

B. Trộn ánh sáng đỏ cánh sen, vàng, lam với độ sáng thích hợp.


C. Trộn ánh sáng vàng và lam với độ sáng thích hợp.

D. Trộn ánh sáng đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím với độ sáng thích hợp.

Câu 104: Khi nhìn thấy vật màu đen thì

A. ánh sáng đi đến mắt ta là ánh sáng trắng.
B. ánh sáng đi đến mắt ta là ánh sáng xanh.


C. ánh sáng đi đến mắt ta là ánh sáng đỏ.
D. không có ánh sáng từ vật truyền tới mắt.
Câu 105: Ánh sáng tán xạ trên vật được truyền đi

A. theo phương của ánh sáng tới.

B. vuông góc với phương của ánh sáng tới.


C. song song với phương của ánh sáng tới.
D. theo mọi phương.

Câu 106: Hiện tượng nào sau đây biểu hiện tác dụng sinh học của ánh sáng?

A. Ánh sáng mặt trời chiếu vào cơ thể sẽ làm cho cơ thể nóng lên.


B. Ánh sáng chiếu vào một hỗn hợp khí clo và khí hiđro đựng trong một ống nghiệm có thể gây ra sự nổ.


C. Ánh sáng chiếu vào một pin quang điện sẽ làm cho nó phát điện.


D. Ánh sáng mặt trời lúc sáng sớm chiếu vào cơ thể trẻ em sẽ chống được bệnh còi xương.

Câu 107: Ánh sáng có tác dụng nhiệt khi năng lượng ánh sáng biến thành


A. điện năng.

B. nhiệt năng.

C. cơ năng.

D. hóa năng.

Câu 108: Tác dụng nào sau đây KHÔNG phải do ánh sáng là tác dụng


A. nhiệt

B. quang điện

C. từ


D. sinh học
Câu 109: Về mùa hè, ban ngày khi ra đường phố ta không nên mặt quần áo màu tối vì quần áo màu tối

A. hấp thụ ít ánh sáng, nên cảm thấy nóng bức.

B. hấp thụ nhiều ánh sáng, nên cảm thấy nóng bức.


C. tán xạ ánh sáng nhiều, nên cảm thấy nóng bức.

D. tán xạ ánh sáng ít, nên cảm thấy mát.

CHƯƠNG IV: SỰ BẢO TOÀN VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG

Câu 1: Thả một quả bóng bàn rơi từ một độ cao nhất định, sau khi chạm đất quả bóng không nảy lên đến độ cao ban đầu vì

A. quả bóng bị trái đất hút.

B. quả bóng đã thực hiện công.


C. thế năng của quả bóng đã chuyển thành động năng.

D. một phần cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng.
Câu 2: Nội dung nào sau đây thể hiện đầy đủ định luật bảo toàn năng lượng?

A. Năng lượng không tự sinh ra mà chỉ biến đổi từ dạng này sang dạng khác.


B. Năng lượng không tự mất đi mà chỉ biến đổi từ dạng này sang dạng khác.

C. Muốn thu được một dạng năng lượng này thì phải tiêu hao một dạng năng lượng khác.


D. Muốn thu được một dạng năng lượng này thì phải tiêu hao một hay nhiều dạng năng lượng khác.
Câu 3: Hiệu suất pin mặt trời là 10%. Điều này có nghĩa: Nếu pin nhận được

A. điện năng là 100 J thì sẽ tạo ra quang năng là 10 J.

B. năng lượng mặt trời là 100 J thì sẽ tạo ra điện năng là 10
J.

C. điện năng là 10 J thì sẽ tạo ra quang năng là 100 J.

D. năng lượng mặt trời là 10 J thì sẽ tạo ra điện năng là 100
J.
Câu 4: Nói hiệu suất động cơ điện là 97%. Điều này có nghĩa là 97% điện năng đã sử dụng được chuyển hóa thành

A. cơ năng.




B. nhiệt năng.

C. cơ năng và nhiệt năng.


D. cơ năng và năng lượng khác.

Câu 5: Ở nhà máy nhiệt điện thì


A. cơ năng biến thành điện năng.

B. nhiệt năng biến thành điện năng


C. quang năng biến thành điện năng

D. hóa năng biến thành điện năng
Câu 6: Bộ phận trong nhà máy thủy điện có nhiệm vụ biến đổi năng lượng của nước thành điện năng là


A. lò đốt.

B. nồi hơi.

C. bóng đèn.

D. tua bin.

Câu 7: Trong nhà máy nhiệt điện tác nhân trực tiếp làm quay tua bin là

A. nhiên liệu.

B. nước.

C. hơi nước.

D. quạt gió.

Câu 8: Ưu điểm nổi bật của nhà máy thủy điện là

A. tránh được ô nhiễm môi trường.

B. việc xây dựng nhà máy là đơn giản.


C. tiền đầu tư không lớn.

D. có thể hoạt động tốt trong cả mùa mưa và mùa nắng.

Câu 9: Điểm nào sau đây KHÔNG phải là ưu điểm của điện gió?

A. Không gây ô nhiễm môi trường.

B. Không tốn nhiên liệu.

C. Thiết bị gọn nhẹ.



D. Có công suất rất lớn.

Câu 10: Quá trình chuyển hóa năng lượng trong nhà máy điện hạt nhân là

A. Năng lượng hạt nhân – Cơ năng – Điện năng.

B. Năng lượng hạt nhân – Cơ năng – Nhiệt năng – Điện năng.


C. Năng lượng hạt nhân – Thế năng – Điện năng.

D. Năng lượng hạt nhân – Nhiệt năng – Cơ năng – Điện năng.

Câu 11: Quá trình chuyển hóa năng lượng trong nhà máy điện gió là

A. Năng lượng gió – Cơ năng – Điện năng.

B. Năng lượng gió – Nhiệt năng – Cơ năng – Điện năng.


C. Năng lượng gió – Hóa năng – Cơ năng – Điện năng.

D. Năng lượng gió – Quang năng – Điện năng.

Câu 12: Trong các nhà máy phát điện, nhà máy nào có công suất phát điện không ổn định nhất?

A. Nhà máy nhiệt điện đốt than.

B. Nhà máy điện gió.


C. Nhà máy điện nguyên tử.


D. Nhà máy thủy điện.
Bài tập tự luận :
Câu 1: Một bếp điện công suất P =1KW, đun l​ợng n​ớc có nhiệt độ ban đầu là 200C. Sau 5 phút thì nhiệt độ n​ớc lên đến 450C. Ngay sau đó bị mất điện trong 3 phút. Vì vậy nhiệt độ n​ớc giảm xuống, khi còn 400C bếp lại tiếp tục đun cho đến khi n​ớc sôi. Xác định:
   a. Khối l​ợng n​ớc cần đun.

   b. Thời gian cần thiết từ khi bắt đầu đun cho tới khi n​ớc sôi.

 Biết nhiệt l​ợng n​ớc toả ra môi tr​ờng tỷ lệ thuận với thời gian; cho Cn = 4200J/kg.độ .
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Câu2:) Cho mạch điện nh​ hình vẽ. UAB = 9V, R0 = 6(. Đèn § thuộc loại 6V-6W, Rx là biến trở.    Bỏ qua điện trở của Ampekế và dây nối.

                a. Con chạy của biến trở ở vị trí ứng với Rx = 2(.  

   Tính số chỉ Ampekế. Độ sáng của đèn nh​ thế nào? Tìm công suất tiêu thụ của đèn khi đó.

                b. Muốn đèn sáng bình th​ờng cần di chuyển con chạy biến trở về phía nào? Tính Rx để thoả mãn điều kiện đó.

     c. Khi đèn sáng bình th​ờng. Tính hiệu suất của mạch điện (coi điện năng làm sáng đèn là có ích). 
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Câu 3: Cho mạch điện nh​ hình vẽ, UMN = 5V. Công suất tiêu thụ trên các đèn: P1=P4=4W, P2=P3=3W, P5=1W. Bỏ qua điện trở của dây nối. Tính điện trở các bóng đèn và c​ờng độ dòng điện qua mỗi đèn.

Bài 4
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Cho mạch điện như hình 2 . Biết R1 = R3 = 30( ; R2 = 10( ; R4 là một biến trở. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B là UAB = 18V không đổi . 

Bỏ qua điện trở của dây nối và của ampe kế . 

a. Cho R4 = 10( . Tính điện trở tương đương

của đoạn mạch AB và cường độ dòng điện 

mạch chính khi đó ? 

b. Phải điều chỉnh biến trở có điện trở bằng

bao nhiêu để ampe kế chỉ 0,2A và dòng điện

chạy qua ampe kế có chiều từ  C đến D  ?   

                                                                                                                           Hình 2

Bài 5 )                                                                            
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Cho mạch điện như hình 3.  Biết : R1 = 8( ;  R2 = R3 = 4( ;  R4 = 6( ; UAB = 6V không đổi .  Điện trở của ampe kế , khóa K và các dây nối

không đáng kể .

1. Hãy tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB

    và số chỉ của ampe kế trong hai trường hợp : 

a. Khóa K mở .

b. Khóa K đóng .

2. Xét trường hợp khi K đóng :

Thay khóa K bằng điện trở R5​ . Tính R5 để cường 

độ dòng điện chạy qua điện trở R2 bằng không ? 

                                                                                               Hình 3                                               

Bài 6
 Đặt một mẩu bút chì AB = 2 cm ( đầu B vót nhọn ) vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ , A nằm trên trục chính ( hình 4 ) . Nhìn qua thấu kính người ta thấy ảnh A’B’ của bút chì cùng chiều với vật và cao gấp 5 lần vật .
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a. Vẽ ảnh A’B’ của AB qua thấu kính . Dựa vào hình vẽ chứng minh công thức sau :
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                                                                                               Hình 4

Khi mẩu bút chì dịch chuyển dọc theo trục chính lại gần thấu kính thì ảnh ảo của nó dịch chuyển theo chiều nào ? Vì sao ?                                                                                        

b. Bây giờ đặt mẩu bút chì nằm dọc theo trục chính của thấu kính , đầu A vẫn nằm ở vị trí cũ, đầu nhọn B của nó hướng thẳng về quang tâm O . Lại nhìn qua thấu kính thì thấy ảnh của bút chì cũng nằm dọc theo trục chính và có chiều dài bằng 25cm . Hãy tính tiêu cự của thấu kính . 

c. Dịch chuyển đầu A của mẩu bút chì đến vị trí khác . Gọi A’ là ảnh ảo của A qua thấu kính , F là tiêu điểm vật của 
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thấu kính ( hình 5 ) .

Bằng phép vẽ , hãy xác định

quang tâm O và tiêu điểm ảnh 

F’ của thấu kính .                                                               Hình 5

C- Một số đề tự kiểm tra 

(Thời gian làm bài mỗi đề: 60 phút)

ĐỀ 1:
1. Phát biểu và viết biểu thức định luật Ôm. Từ biểu thức định luật Ôm một HS dựa vào R = U/I phát biểu: Điện trở của một vật dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế hai đầu vật dẫn và tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua. Phát biểu đúng hay sai? Vì sao? 

2. Phát biểu quy tắc bàn tay trái. Áp dụng tìm chiều của 
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 hoặc 
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còn thiếu trong những hình vẽ sau:
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3. Một người cao 1,6m được chụp ảnh và đứng cách vật kính của máy ảnh là 3m. Phim cách vật kính 5cm. Hỏi tiêu cự của vật kính là bao nhiêu? ảnh trên phim cao bao nhiêu?

4. Hai bóng đèn ghi 110V-60W và 110V-100W. Để mắc chúng vào nguồn điện có hiệu điện thế U = 220V ta phải mắc thế nào? Muốn chúng sáng bình thường ta phải mắc thêm một điện trở có giá trị bao nhiêu và mắc thế nào? Hãy vẽ sơ đồ cách mắc.

5. Một bếp điện có ghi 220V-1000W được sử dụng với hiệu điện thế 220V để đun sôi 21 nước từ nhiệt độ ban đầu 200C. Hiệu suất của ấm là 90%, trong đó nhiệt lượng cung cấp để đun sôi nước được coi là có ích. a) Tính nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi lượng nước trên, biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kgK; b) tính nhiệt lượng mà ấm điện đã tỏa ra khi đó; c) Tính thời gian đun sôi lượng nước trên.

ĐỀ 2:

1. Một bàn là có ghi 110V-500W có ý nghĩa gì? Có thể mắc nối tiếp bàn là với một bóng đèn 110V-100W để dùng mạng điện 220V được không? Nếu mắc nối tiếp hai dụng cụ đó rồi mắc vào mạng điện 220V thì dụng cụ nào hỏng trư​ớc? Vì sao?

2. Làm thế nào để biến một thanh thép thành một thanh nam châm vĩnh cửu?

3. Khi mắc nối tiếp hai điện trở R1 và R2 vào hiệu điện thế 12V thì dòng điện qua chúng có cường độ I = 0,3A. Nếu mắc song song hai điện trở này cũng vào hiệu điện thế 12V thì dòng điện mạch chính có cường độ I' = 1,6A. Hãy tính R1 và R2.
4. Giải quyết các câu hỏi ở các hình vẽ sau: .
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5. a) Tại sao bộ phận chính của những dụng cụ đốt nóng bằng điện đều làm bằng dây dẫn có điện trở suất lớn? b) Tính điện trở của ấm điện có ghi 220V-1000W khi ấm hoạt động bình thường; c) Dây điện trở của ấm điện trên đây làm bằng nicrôm dài 2m và có tiết diện tròn. Tính đường kính tiết diện của dây điện trở này.

ĐỀ 3:

[image: image194.png]


1. Điện trở của vật dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào của vật dẫn? Viết biểu thức có giải thích tên và đơn vị của các đại lượng trong biểu thức. 
2. Phát biểu quy tắc nắm bàn tay phải. Áp dụng tìm chiều đường sức từ trong lòng ống dây suy ra chiều dòng điện chạy trong ống ở hình vẽ

3. Một bóng đèn sáng bình thường với hiệu điện thế định mức UĐ = 6V và khi đó dòng điện chạy qua đèn có cường độ IĐ = 0,75A. Mắc bóng đèn này với một biến trở có điện trở lớn nhất là 16Ω vào hiệu điện thế U = 12V. a) Phải điều chỉnh biến trở có điện trở là bao nhiêu để đèn sáng bình thường nếu mắc bóng đèn này nối tiếp với biến trở vào hiệu điện thế U đã cho trên đây? b) Nếu bóng đèn và biến trở vào hiệu điện thế U đã cho theo sơ đồ như hình vẽ thì phần điện trở R1 của biến trở là bao nhiêu để đèn sáng bình thường? 
4. Thực hiện các câu hỏi ở các hình sau:
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5. Đặt một vật AB có dạng là một đoạn thẳng nhỏ, cao 2cm, vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ tiêu cự 10cm và cách thấu kính 5cm. a) dựng ảnh theo đúng tỉ lệ; b) Ảnh là thật hay ảo; c) Ảnh cách thấu kính bao nhiêu cm? cao bao nhiêu?

ĐỀ 4:
1. Phát biểu và viết biểu thức định luật Jun-Lenxơ. Áp dụng tính nhiệt lượng tỏa ra trên một điện trở R = 100Ω trong thời gian 1h, khi đặt vào hai đầu điện trở một hiệu điện thế 24V.

2. Phát biểu quy tắc bàn tay trái. Áp dụng tìm chiều của 
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 hoặc 
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còn thiếu trong những hình vẽ sau:
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3. Một bếp điện khi hoạt động bình thường có điện trở R = 85Ω và cường độ dòng điện qua bếp khi đó là I = 2,5A. a) Tính nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong 1s; b) Dùng bếp điện trên để đun sôi 2 lít nước có nhiệt độ ban đầu là 250C thì thời gian đun nước là 20 phút. Coi rằng nhiệt lượng cung cấp để đun sôi nước là có ích, tính hiệu suất của bếp. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là c = 4200J/kg.K. c) Mỗi ngày sử dụng bếp điện này 3 giờ. Tính tiền điện phải trả cho việc sử dụng bếp điện trong 30 ngày, nếu giá 1 kWh là 700đồng.

4. Một người già phải đeo sát mắt một thấu kính hội tụ có tiêu cự 40cm thì nhìn rõ vật gần nhất cách mắt 25cm. Hỏi khi không đeo kính thì người ấy nhìn rõ được vật gần nhất cách mắt bao xa?

5. Một người quan sát các vật qua một thấu kính phân kì, đặt sát mắt thì thấy ảnh của mọi vật xa, gần đều hiện lên cách mắt trong khoảng 50cm trở lại. Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì.

ĐỀ 5:
1. Phát biểu quy tắc bàn tay trái. Áp dụng tìm chiều của 
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2. Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín là gì? Cho một nam châm thẳng và một ống dây kín. Làm thế nào để có dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch. 

3. Cho n điện trở như nhau có giá trị Ro = 2Ω. a) Cần ít nhất bao nhiêu điện trở để mắc chúng thành một đoạn mạch có điện trở Rl = 7,5Ω? Vẽ sơ đồ cách mắc; b) Cần ít nhất bao nhiêu điện trở để mắc chúng thành một đoạn mạch có điện trở R = 0,5Ω ? Vẽ sơ đồ cách mắc.
4. Một điện trở R = 5Ω mắc nối tiếp với một biến trở Rx. Tất cả mắc vào nguồn có hiệu điện thế U = 12V. Tìm Rx để: a) Công suất cả mạch là lớn nhất; b) Công suất của biến trở là lớn nhất khi cường độ dòng điện như trên. Tính các giá trị lớn nhất đó.

5. Hãy vẽ ảnh của một vật AB (A trên trục chính) AB vuông góc với trục qua một thấu kính hôi tụ tiêu cự 10cm khi: a) AB cách thấu kính 30cm. b) AB cách thấu kính 20cm; c)AB cách thấu kính 15cm. d) Xác định vị trí ảnh và độ cao của ảnh trong các trường hợp trên, biết vật AB cao 1cm.

ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 6

Bài 1: Trên một đường đua thẳng, hai bên lề đường có hai hàng dọc các vận động viên chuyển động theo cùng một hướng: một hàng là các vận động viên chạy việt dã và hàng kia là các vận động viên đua xe đạp. Biết rằng các vận động viên việt dã chạy đều với vận tốc 20km/h và khoảng cách đều giữa hai người liền kề nhau trong hàng là 20m; những con số tương ứng đối với hàng các vận động viên đua xe đạp là 40km/h và 30m. Hỏi một người quan sát cần phải chuyển động trên đường với vận tốc bằng bao nhiêu để mỗi lần khi một vận động viên đua xe đạp đuổi kịp anh ta thì chính lúc đó anh ta lại đuổi kịp một vận động viên chạy việt dã tiếp theo?

   Bài 2:  Người ta đặt một viên bi đặc bằng sắt hình cầu bán kính R = 6cm đã được nung nóng tới nhiệt độ 
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 lên mặt một khối nước đá rất lớn ở 
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. Hỏi viên bi chui vào khối nước đá đến độ sâu bao nhiêu? Bỏ qua sự dẫn nhiệt của nước đá và độ nóng lên của đá đã tan. Cho khối lượng riêng của sắt là D = 7800kg/m3, khối lượng riêng của nước đá là D0 = 915kg/m3, nhiệt dung riêng của sắt là C = 460J/kg.K, nhiệt nóng chảy của nước đá ( tức là nhiệt lượng mà 1kg nước đá ở 
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 cần thu vào để nóng chảy hoàn toàn thành nước ở nhiệt độ ấy) là 
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= 3,4.105J/kg. Thể tích hình cầu được tính theo công thức 
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   Bài 3:   Cho mạch điện như hình vẽ, trong đó R0 là điện trở toàn phần của biến trở, Rb là điện trở của bếp điện. Cho R0 = Rb, điện trở dây nối không đáng kể, hiệu điện thế U của nguồn không đổi. Con chạy C nằm ở chính giữa biến trở.

  a, Tính hiệu suất của mạch điện. Coi công suất tiêu thụ trên bếp là có ích.

  b, Mắc thêm một đèn loại 6V-3W song song với đoạn AC của biến trở. 

  Hỏi muốn đèn này sáng bình thường thì hiệu điện thế U của nguồn và điện trở
 R0 phải thoả mãn điều kiện nào?
Bài 4:  Cho một vật AB đặt trước thấu kính hội tụ L1 có tiêu cự f1 = f và cách thấu kính L1 khoảng cách 2f như  hình vẽ. Sau L1 ta đặt thấu kính phân kỳ  L2  có tiêu cự f2 = - f/2 và cách L1 một khoảng O1O2 = f / 2, sao cho trục chính của hai thấu kính trùng nhau.

     a, Hãy vẽ ảnh của AB qua hệ hai thấu kính trên.

     b, Hãy vẽ một tia sáng phát ra từ A sau khi đi qua cả hai thấu 

kính trên thì tia ló có phương đi qua B. Giải thích cách vẽ.

    Bài 5:  Trong một hộp kín X (trên hình vẽ) có mạch điện ghép bởi các 

điện trở giống nhau, mỗi điện trở có giá trị R0. Người ta đo điện 

trở giữa hai đầu dây ra 2 và 4 cho ta kết quả là R24 = 0. Sau đó, lần

lượt đo điện trở của các cặp đầu dây ra còn lại, cho ta kết quả là:

 R12 = R14 = R23 = R34 = 5R0/3 và R13 = 2R0/3.  Bỏ qua điện trở các

dây nối. Hãy xác định cách mắc đơn giản nhất các điện trở trong hộp kín trên.
ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 7

Câu1:   Muốn có 100 lít nước ở nhiệt độ 350C thì phải đổ  bao nhiêu lít nước đang sôi vào bao nhiêu lít nước ở nhiệt độ 150C ? Lấy nhiệt dung riêng của nước là 4190J/kgK.
Câu2:  Người ta cần truyền tải một công suất điện 100KW đi xa 90km, với điều kiện hao phí do năng suất tỏa nhiệt trên đường truyền dây không vượt quá 2% công suất cần truyền đi. Người ta dùng dây dẫn bằng đồng có điện trở suất và khối lượng riêng lần lượt là 1,7.10-8 Ωm và 8800kg/m3 .Tính khối lượng của dây dẫn khi truyền điện năng dưới hiệu điện thế U=6kV.

Câu3: Cho mạch điện như hình vẽ:





Các empekế giống nhau và có điện trở RA ​, ampekế A3 chỉ giá trị I3= 4(A), ampekế A4 chỉ giá trị I4= 3(A)..Tìm chỉ số của các còn lại? Nếu biết U​MN = 28 (V). Hãy tìm R, RA?

Câu4: Hai điện trở R= 4Ω và r mắc nối tiếp vào hai đầu hiệu điện thế U=24V. Khi thay đổi giá trị của r thì công suất tỏa nhiệt trên r thay đổi và đạt giá trị cực đại. Tính giá trị cực đại đó.

Câu5: Cho mạch điện như hình vẽ:

 



Trong đó R0 là điện trở toàn phần của biến trở, Rb là điện trở của bếp điện. Cho R0 = Rb​ , điện trở của dây nối không đáng kể, hiệu điện thế U của nguồn không đổi. Con chạy C nằm ở chính giữa biến trở.Tính hiệu suất của mạch điện. Coi hiệu suất tiêu thụ trên bếp là có ích.

ĐỀ LUYỆN TẬP SÔ 8
Câu 1:
1/ Một người ngồi trên toa tầu hỏa đang chuyển động thẳng đều, cứ 40 giây thì nghe thấy 62 tiếng đập của bánh xe xuống chỗ nối hai thanh ray. Tính vận tốc của tàu hỏa ra cm/s; km/h. Biết mỗi thanh ray có độ dài là lo= 10m. Bỏ qua kích thước khe hở giữa hai thanh ray.
2/ Một người khác cũng ngồi trong toa tàu nói trên , nhìn thẳng qua cửa sổ thấy cứ 44,2 giây lại có 14 cột điện lướt qua mắt mình. Tìm khoảng cách giữa hai cột điện kế tiếp. Biết rằng các cột điện cách đều nhau và thẳng hàng theo đường thẳng song song với đường ray.
Câu 2 Hai bình hình trụ có đáy nằm trên cùng mặt phẳng nằm ngang và thông nhau nhờ một ống nhỏ nằm ngang cách đáy một khoảng a= 12cm. Tiết diện của bình bên trái và bình bên phải lần lượt là S1= 180 cm^2, S2= 60 cm^2.
1. Hãy xác định áp suất chất lỏng ( nước) gây ra tại đáy của mỗi bình khi đổ vào bình bên trái 3 lít nước.
2. Hãy xác định áp suất chất lỏng ( nước) gây ra tại đáy của mỗi bình khi đổ vào bình bên phải 1,62 lít nước.
Cho khối lượng riêng của nước là 1000kg/m^3, gia tốc trọng lượng là g=10m/s^2, bỏ qua kích thước ống thông.
Câu 3 cho mạch cầu ở dòng trên là Đ1 và Đ2, ở dưới lần lượt là R4 và Rx
ở giữa là Đ3, Trên các bóng đèn ghi giá trị định mức như sau: đèn Đ1: 10V- 5W, đèn Đ2= 4V-4 W; đèn Đ3 ; 2V, còn công suất định mức thì bị mờ ko đọc đc. Điện trở R4= 4 ôm. , Rx là biến trở. Khi mắc vào hai đầu mạch một nguồn điện có hiệu điện thế ko đổi là U thì các đèn sáng bình thường. 
1/ Tính U , công suất định mức và điện trở R3, điện trở của biến trở khi đó.
2/ Thay đổi giá trị của biến trở cho tới khi Rx = 20 ôm thì các đèn có sáng bình thường ko? tại sao?
Biết rằng điện trở của các dây nối ko đáng kể.
Câu 4:
cho một quang hệ gồm thấu kính hội tụ và gương phẳng đặt vuống góc với trục chính của thấu kính, mặt phản xạ quay về phía thấy kính, cách thấu kính một khoảng là 20cm. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính, A nằm trên trục chính ( thuộc khoảng O1F1, tâm của thấu kính hội tụ là O1, của gương phẳng là O2) và cách thấu kính một khoảng là 10cm. Thấu kính hội tụ có các tiêu điểm là F, F'
1. Vẽ ảnh của AB tạo bởi thấu kính và tạo bởi hệ gương thấu kính ( từ AB cho chùm tới gương , chùm phản xạ từ gương tới gặp thấu kínhvà ló ra), nhận xét về tính chất ảnh trong mỗi trường hợp trên
2. Biết ảnh của AB tạo bởi thấu kính cao gấp 3 lần ảnh của AB tạo bởi hệ gương thấu kinh. Tính tiêu cự của thấu kính.
Câu 5
Dây tóc bóng đèn công suất P1= 80W, dùng với hiệu điện thế U1= 100V có chiều dài l1= 50 cm. và đường kính tiết diện d1= 0,06mm. Tìm chiều dài l2 và đường kính tiết diện d2 của dây tóc bóng đèn có công suất là P2= 20W dùng với hiệu điện thế U2= 200V.
Biết rằng : nhiệt lượng từ dây tóc bóng đèn tỏa ra môi trường tỉ lệ thuận với diện tích xung quanh của dây tóc , nhiệt độ dây tóc trong hai bóng đèn khi sáng bình thường là như nhau. Các dây tóc được làm bằng cùng một loại vật liệu đồng chất, xem điện trở của chúng ko thay đổi theo nhiệt độ. Bỏ qua sự truyền nhiệt do tiếp xúc ở hai đầu của dây tóc. diện tích xung quanh của dây tóc đc tính theo công thức: Sxq=3,14.d.l, với dvà l tương ứng là đường kính tiết diện và chiều dài của dây tóc.

ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 9
Câu 1: Hai ô tô chuyển động cùng chiều. Vận tốc của hai xe như nhau; khi đi trên đường bằng là v1, còn khi đi qua cầu là v2 < v1. Đồ thị Hình 1 cho biết sự phụ thuộc của khoảng cách giữa hai ô tô theo thời gian. Từ đồ thị hãy xác định vận tốc v1, v2 và chiều dài của cây cầu.

Câu 2: Hãy lập một phương án xác định nhiệt dung riêng của dầu hỏa bằng thí nghiệm. Dụng cụ gồm có: Nhiệt lượng kế đã biết nhiệt dung riêng c0 của nó; bình nước đã biết nhiệt dung riêng của nước cn; nguồn nhiệt; nhiệt kế; cân Robecvan; cát khô và một bình dầu hỏa cần xác định nhiệt dung riêng.

Câu 3: Một mạch điện gồm hai điện trở như nhau mắc vào hiệu điện thế U không đổi (Hình 2). Khi dùng ampe kế để đo cường độ dòng điện tại mỗi vị trí A và B thì thu được các giá trị IA = 6 (mA) và IB = 11 (mA). Hỏi giá trị thực của mỗi dòng điện tương ứng là bao nhiêu?

Câu 4: Có hai bóng đèn như nhau và một điện trở R0 mắc vào nguồn điện hiệu điện thế U0 không đổi theo hai cách khác nhau (xem Hình 3a và Hình 3b). Kết quả là cả hai cách mắc các bóng đèn vẫn sáng bình thường, như nhau. Hãy xác định điện trở, cường độ dòng điện định mức, hiệu điện thế định mức của mỗi bóng đèn theo R0 và U0.

Câu 5: Một biến trở con chạy  AB có giá trị biến đổi được từ ) đến R, được mắc theo sơ đồ Hình 4. Hiệu điện thế U0, điện trở R1 của vôn kế đã biết.Gọi điện trở của đoạn AC là rx.


a/ Hãy xác định chỉ số Ux của vôn kế theo rx.


b/ Vẽ đồ thị sự phụ thuộc của Ux theo rx trong trường hợp R1 >> R.

Câu 6: Hai gương phẳng ghép quay mặt phản xạ vào nhau, tạo thành góc 900 (xem Hình 5). Một người quan sát đứng ở vị trí S so cho SABC là một hình vuông. Hãy xác định vùng không gian đặt vật để người quan sát  nhìn thấy được ảnh của vật qua hệ gương (thị trường).
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ĐỀ LUYỆN TẬP 10
CâuI : Người ta đặt một màn quan sát M vuông góc với trục chính và cách thấu kính hội tụ khoảng cách 3 lần tiêu cự ngân hàng (Hình 6).
     a/ Bằng phép vẽ, hãy xác định vị trí của điểm sáng S để ảnh thật rõ nét trên màn hình của nó là S'.

     b/ Từ hình vẽ hãy xác định các vị trí đặt nguồn sáng S để luôn có ảnh thật rõ nét trên màn. 

Câu II
Trong bình đựng hai chất lỏng không trộn lẫn nhau có trọng lượng riêng là d1=1200N/m3 và

 d2 =  800N/m3,  một khối gỗ hình lập phương có cạnh a = 20cm và trọng lượng riêng d = 900N/m3 được thả trong bình. Hãy tính tỉ số lực đẩy Acsimet của hai chất lỏng lên khối gỗ?

Câu III
Cho mạch điện như hình vẽ:

Các điện trở trong mạch đều giống 

nhau và bằng R. Bỏ qua điện trở của ampekế 

và dây nối . Đặt vào A và B một hiệu điện thế U

 thì thấy ampekế A chỉ I=8,9A.

  1) Tìm số chỉ của A0?

  2) Cho R=1( tìm U và 

   xác định điện trở của mạch AB ?

Câu IV
Cho mạch điện như hình vẽ:

Với UAB=12V ; R1= 6( ;R2=12(; R3=8( ; R​4= 24( ; RA = 0.

. 
 1) K mở:
  a) Tính RAB?

  b) Xác định số chỉ của ampekế ?

 2) K đóng:

                 Tìm RX để PX lớn nhất?
Câu V:  Người ta thả một chai sữa của trẻ em vào phích đựng nước ở nhiệt độ t = 400C. Sau khi đạt cân bằng nhiệt, chai sữa nóng tới nhiệt độ t1 = 360C, người ta lấy chai sữa này ra và tiếp tục thả vào phích một chai sữa khác giống như chai sữa trên. Hỏi chai sữa này khi cân bằng sẽ được làm nóng tới nhiệt độ nào? Biết rằng trước khi thả vào phích, các chai sữa đều có nhiệt độ t0 =180C.

PHỤ LỤC : CÁC BÀI TẬP THEO TỪNG CHỦ ĐỀ
CHỦ ĐỀ I

ĐIỆN TRỞ ĐỊNH LUẬT ÔM

1.N hững kiến thức cơ bản sau:

1.1) Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào 2 đầu dây dẫn. Vì vậy, đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện và hiệu điện thế  giữa 2 đầu dây dẫn là 1 đường thẳng đi qua góc tọa độ (U=0; I=0).

1.2) Định luật Ôm: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào 2 đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây   
I = 
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1.3) Điện trở dây dẫn được xác định bằng công thức :  R = 
[image: image104.wmf]I
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;     Đơn vị đo điện trở là ôm (()

- Có thể dùng Vôn kế và Ampe kế hoặc đồng hồ đo điện đa năng để đo điện trở của một dây dẫn.

- Điện trở tương đương của một đoạn mạch là điện trở có thể thay thế cho đoạn mạch này, sao cho cùng với hiệu điện thế thì cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch vẫn có giá trị như trước.

1.4) Đoạn mạch  nối tiếp:

- Cường độ dòng điện có giá trị như nhau tại mọi thời điểm: I=I1=I2=…=In 

- Hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế giữa 2 đầu mỗi điện trở thành phần: U=U1+U2+… +Un 

- Điện trở tương đương của đoạn mạch bằng tổng các điện trở thành phần: 


 Rtñ=R1+R2+… +Rn 
; 
Rtđ >R thành phần

- Hiệu điện thế 2 đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó: 
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- Các thiết bị điện có thể được mắc nối tiếp nhau khi chúng chịu được cùng 1 cường độ dòng điện không vượt quá một giá trị xác định. Giá trị đó gọi là cường độ dòng điện định mức. Khi dòng điện chạy qua các thiết bị điện đang hoạt động có cường độ đúng bằng giá trị định mức thì ta nói chúng hoạt động bình thường.

1.5) Đoạn mạch song song :

- Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện chạy qua các mạch rẽ:
 I = I1+I2+…+I n 

- Hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế giữa 2 đầu mỗi đoạn mạch rẽ: 



U = U1 = U2 =…= Un 

- Điện trở tương đương của đoạn mạch được tính theo công thức:
[image: image106.wmf]n
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Rtđ < R thành phần


+Nếu có 2 điện trở mắc song song  thì : RTĐ = 
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+Nếu có n điện trở bằng nhau mắc song song  thì : Rn = 
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- Cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó: 
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2

2

1

R

R

I

I

=

 

- Người ta dùng các dụng cụ điện có cùng Uđm ( đã ghi trên dụng cụ đó) và mắc chúng song song  vào mạch điện có hiệu điện thế bằng hiệu điện thế định mức. Khi đó chúng sẽ hoạt động bình thường và có thể được sử dụng độc lập với nhau.

1.6) Điện trở của dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài l của dây dẫn tỉ lệ nghịch với tiết diện S của dây dẫn  và phụ thuộc vào điện trở suất  P của vật liệu làm dây dẫn:   

 


R = 
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Trong đó: 
 P  :điện trở suất ((m)









l    : chiều dài (m)








S   : tiết diện (m2) 

1.7) Biến trở có điện trở  thay đổi được. Trên mỗi biến trở có ghi điện trở lớn nhất và cường độ dòng điện lớn nhất mà biến trở có thể chịu được.

2. Một số loại bài tập

· Loại 1: Bài tập vẽ và sử dụng đồ thị

a. Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của I vào U

Cho sẵn bảng số liệu biểu diễn sự phụ thuộc đó

· Bước 1: Dựa vào số liệu đã cho để xác định các điểm biểu diễn sự phụ thuộc của I và U.

· Bước 2: Vẽ một đường thẳng đi qua góc tọa độ đồng thời đi qua gần những điểm biểu diễn  phân bố đều 2 bên đường thẳng đó.

Ví dụ: Dựa vào bảng 1.1 hãy vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của I vào U


	Lần đo
	HẸT (V)
	CDDD A)

	1

2

3

4

5
	0

1,5

3,0

4,5

6,0
	0

0,12

0,25

0,35

0,48


b. Sử dụng đồ thị : dựa vào đồ thị đã cho để xác định các đại lượng I,U, R

Ví dụ: Từ đồ thị hình 1.2 hãy xác định: 



b.1 Hiệu điện thế để cường độ dòng điện  chạy qua dây dẫn  là 0,35A

b.2 Cường độ dòng điện khi hiệu điện thế  đặt vào 2 đầu dây dẫn là 1,5V

b.3 Có mấy cách xác định trị số điện trở của dây dẫn ?

Giải :

b.1 Xác định điểm I=0,35A trên trục tung, từ đó vẽ đường song song với trục hoành, cắt đồ thị tại 1 điểm (A). từ A hạ xuống  đường vuông góc xuống trục hoành, cắt trục hoành tại điểm có U= 2,4V

b.2 Xác định U= 1,5V trên trục hoành, từ đó kẽ đường song song với trục tung cắt đồ thị tại điểm (B). từ B hạ đường  vuông góc xuống trục tung, cắt trục tung tại điểm cho ta giá trị cường độ dòng điện cần tìm I=0,22 A

b.3 Có 2 cách xác định điện trở của dây dẫn :

Cách1: từ những giá trị đã có ở trên, áp dụng công thức tính R: R = 
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   để tính.

Cách 2:từ một điểm bất kỳ trên đồ thị hạ đường vuông góc với trục tung, ta có  I= ……  ; hạ đường vuông góc với trục hoành, ta có  U= …… ;       suy ra :   R = 
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· Loại 2: Bài tập vận dụng định luật Ôm 

a./ Loại bài tập vận dụng công thức đơn thuần :

Bước 1: Tìm hiểu, tóm tắt đề bài, vẽ sơ đồ mạch điện (nếu có)

Bước 2: Phân tích mạch điện, tìm các công thức có liên quan đến các đại lượng cần tìm.

Bước 3: Vận dụng các công thức đã học để giải bài toán.

Bước 4: Kiểm tra, biện luận kết quả. 

Ví dụ : Cho R1 =5( ; R2 =10( 


Ampe kế  chỉ 0,5A ; được mắc nối tiếp với nhau thành một mạch điện. Vôn kế đo hiệu điện thế của R2 .

a.1/Vẽ sơ đồ mạch điện trên.

a.2/Tìm số chỉ của Vôn kế và hiệu điện thế đặt vào 2 đầu đoạn mạch.

Giải:

a.1/Sơ đồ mạch điện như hình vẽ 

a.2/Tính hiệu điện thế :

Mạch gồm R1 nối tiếp R2 nên I1 = I2 = I = 0,5A , đó là chỉ số của Ampe kế 

Từ hệ thức của định luật Ôm ta có   U1 = I1R1 = 0,5A x 5( =2,5V

U2 = I2R2 =0,5A x 10( =5V

Vậy Vôn kế chỉ 5

Vì R1 nối tiếp R2 nên UAB =U1+U2 =2,5V + 5V = 7,5V

b./ Loại bài tập phải suy luận tìm ra cách mắc mạch điện (mắc nối tiếp, song song, hỗn hợp) rồi mới vận dụng công thức

Bước 1: Đọc và tóm tắt đề bài

Bước 2: Suy luận để tìm ra cách mắc các điện trở thành mạch điện thõa mãn những điều kiện đã cho 

Bước 3:
Lập hệ phương trình để tính  trị số của các điện trở đó



Vận dụng công thức đã học để tính I

Bước 4: Trả lời và biện luận kết quả

* Ví dụ 1: Cho 2 điện trở R1 và R2 được mắc theo 2 cách vào hiệu điện thế U=12V. Trong cách mắc thứ nhất, người ta đo được cường độ dòng điện chạy qua mạch là 0,3A. Trong cách mắc thứ hai, người ta đo được cường độ dòng điện chạy qua mạch là 1,6A.

b.1 /Cho biết đó là 2 cách mắc nào? Vẽ sơ đồ từng cách mắc 

b.2/Tính trị số điện trở R1 và R2 

Giải:

b.1/Nếu có 2 điện trở thì có 2 cách mắc chúng vào mạch điện. Đó là mắc nối tiếp và song song được vẽ như hình a,b

b.2/Rtđ của đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp (Rtđ) lớn hơn điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song (Rtđ). Do đó dòng điện chạy qua đoạn mạch nối tiếp có cường độ dòng điện nhỏ hơn cường độ dòng điện trong đoạn mạch song song :

Vậy cách mắc 1 là nối tiếp I=0,3A  ( U=IRtđ  =0,3(R1 +R2)

(1)

Cách mắc 2 là song song  cho I’- 1,6A  ( U’ = I’R’tđ =1,6
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Vì U không đổi nên ta có:
 0,3(R1+R2)=12 ( R1+R2 = 40

1,6
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vậy ta có hệ phương trình:
R1+R2 = 40

(1’)

R1R2   =300

(2’)

Giải ra ta được 2 nghiệm:


Khi R1 =  30( thì R2 =  10(

Khi R1 = 10(  thì R2 = 30( 

* Ví dụ 2: Cho 2 điện trở R1=R2 =R =3( được mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế không đổi U=6V

a/ Hỏi phải mắc 2 điện trở này vào mạch như thế nào để điện trở tương đương của đoạn mạch là  6( và 1,5(. Vẽ sơ đồ từng cách mắc.

b/Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở.

Giải: 

a/
-Ta thấy Rtđ = 6( >R = 3(  ta phải mắc 2 điện trở này nối tiếp nhau vào mạch điện. Khi đó vì 2 điện trở này bằng nhau Rtđ = 2R = 2 x 3( = 6( 


-Ta thấy R’tđ =1,5(  < R =3( ,phải mắc 2 điện trở này song song với nhau. Vì 2 điện trở bằng nhau nên: Rtđ =
[image: image117.wmf]2

R

 =
[image: image118.wmf]2

3

 =1,5( 


-Sơ đồ các cách mắc : (hình)


b/Dùng hệ thức của Định luật Ôm tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở  I= 
[image: image119.wmf]R
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  ; cách mắc 1 R1 nối tiếp R2 nên I1 = I2 = I = 
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mặc khác R1=R2  (  I1’ = I2’= 
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· Loại 3: Bài tập tìm cách mắc các đồ dùng điện vào mạch điện  sao cho chúng hoạt động bình thường(sáng bình thường)

· Bước 1:Tìm hiểu và tóm tắt đề bài

· Bước 2: Tìm hiểu ý nghĩa của các con số ghi trên đồ dùng điện

· Bước 3: So sánh hiệu điện thế định mức của đồ dùng điện với hiệu điện thế của nguồn.

· Bước 4: Kết luận

* Ví dụ:  Cho 2 bóng đèn cùng loại chịu được hiệu điện thế định mức là 12V và cường độ dòng điện định mức là 1A. Các đèn (Đ) này hoạt động thế nào khi mắc chúng vào nguồn điện hiệu điện thế 12V theo  2 cách sau:



a/ Mắc song song 



b/ Mắc nối tiếp 

Giải:



a/Khi Đ1 song song với Đ2 thì U1=U2 = UAB =12V = Uđm , 2 đèn hoạt động bình thường.



b/Khi Ñ1 noái tieáp Ñ2 thì I1=I2 =I 
; U=U1+U2 



Cách 1: So sánh I1,I2 với Iđm 



Vì 2 đèn giống nhau nên R1=R2 = 
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Rtñ = 2 x 12(  = 24( 



Vậy cường độ dòng điện chạy qua mỗi đèn:  I=
[image: image126.wmf]R
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So sánh I1 = I2 = 0,5A < Iđm  vậy cả 2 đèn đều sáng yếu hơn bình thường.

Cách 2: So sánh U1 , U2 và Uđm 

Vì 2 đèn giống nhau ta có: U1 = U2 và R1 = R2 

Vì 2 đèn mắc nối tiếp  (  I1 = I2 ;  U = U1 + U2 = I1R1 + I2R2 

Vậy U= 2U1 = 2U2 = 12V

· U1 = U2 = 6 V < Uđm nên 2 đèn sáng yếu hơn bình thường.

3. Một số bài tập tự kiểm tra:


a.Bài tập trắc nghiệm:


1.Chọn câu đúng: Hệ thức biểu diễn Định luật Ôm là: 



A/ R=
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B/ U=
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C/  I=
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D/ I=
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2.Chọn câu đúng


Cho mạch điện gồm 3 điện trở mắc song song trong đó R1 = R2 = R3 = R. Điện trở tương đương của mạch điện phải có giá trị nào sau đây:


A. Rtñ = 3R


B. Rtñ= 
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C. Rtñ  = 
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D. Rtñ =
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3.Cho 3 đèn giống nhau được mắc vào mạch điện như hình vẽ. Đèn 2 hoạt động khi:



A. K1 đóng , K2 đóng, K3 mở



B. K1 đóng , K2 đóng, K3 đóng



C. K1 mở, K2 đóng, K3 đóng



D. K1 đóng , K2 mở, K3 đóng


4.Cho mạch điện có sơ đồ sau: trong đó : 



R1 = 5( 
;R2 = R3 = 10( 
;     Rtđ  của mạch điện phải là giá  trị nào sau đây:



A. Rtñ = R1 + R2 + R3 = 25( 



B. Rtñ  = R1 + 
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C. Rtñ  = R1 + 
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D. Rtñ =
[image: image138.wmf]3

2

1

3

2

1

R

R

R

R

)

R

R

(

+

+

+

 = 6( 


5. Cho mạch điện có sơ đồ sau: Trong đó R1 =5(  ; R2 =10(   ; R3 = 15( . Vậy Rtđ của mạch điện phải là giá trị nào sau đây:



A. Rtñ = R1 + R2 + R3 = 25( 



B. Rtñ = 
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C. Rtñ = 
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D.Rtñ = 
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6. Đặt vào 2 đầu 1 điện trở  hiệu điện thế  U=12V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ I = 1,2A. Khi giảm hiệu điện thế đặt vào  điện trở này dòng điện 3V khi đó dòng điện chạy qua nó phải có giá trị nào sau đây?



A. I’ = 0,4A


B. I’= 0,3A



C. I’ = 0,9A


D. I’ ( 1,1A

b. Bài tập tự luận


1.Dựa vào đồ thị trên hình 1.3 hãy tính:


a) Cường độ dòng điện chạy qua điện trở khi U=2V


b) Hiệu điện thế đặt vào giữa 2 đầu điện trở  để dòng điện chạy qua nó có cường độ I = 0,3A


c) Có mấy cách tính trị số của điện trở 


2. Cho 2 bóng đèn có cùng hiệu điện thế định mức 110V, cường độ dòng điện định mức lần lượt là 0,36A và 0,22A được mắc nối tiếp với nhau vào nguồn có hiệu điện thế  220V



a.Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi đèn ?



b. Hai đèn có sáng bình thường không? Vì sao? Có nên mắc như vậy không?


3.
a.Tính điện trở của 2m dây dẫn bằng đồng, tiết diện thẳng của dây bằng 2mm2. 



b.Nếu kéo dây đồng ra cho chiều dài tăng gấp đôi thì điện trở của dây sẽ bằnd bao nhiêu?


4. Cho mạch điện có sơ đồ sau: 2 bóng đèn giống nhau và sáng bình thường khi hiệu điện thế 2 đầu bóng đèn bằng 110V. UAB = 160V. Điều chỉnh biến trở để các bóng đèn sáng bình thường thì Ampe kế chỉ 4A. Tính điện trở của các bóng đèn và điện trở của biến trở khi đó.


4. Hướng dẫn cách giải:


a.Bài tập trắc nghiệm:



1.C
;2C
;3B
;4B
;5D
;6C


b.Bài tập tự luận:


1>a. U=2V
(  I = 0,2A



b. I=0,3A
( U = 3V



c. Có 2 cách xác định điện trở :



- Cách 1 : Từ  các giá trị U, I đã xác định được từ đồ thị , áp dụng công thức để tính R



- Cách 2 : Lấy 1 điểm bất kỳ trên đồ thị, từ điểm đó lần lượt hạ vuông góc với trục tung và trục hoành để xác định các giá trị  I, U từ đó tính R.


2>a. Điện trở mỗi bóng đèn  
R1 =305,6( 

R2 = 500( 

Vì 2 đèn mắc nối tiếp  nên I1 = I2 = I

Điện trở tương đương:
Rtñ = R1 + R2 = 305,6( + 500(  = 805,6( 

Cường độ dòng điện:

I = 0,27A

Vậy dòng điện chạy qua mỗi bóng đèn có cường độ  0,27A



b. Muốn biết 2 đèn có sáng bình thường không ta song song cường độ dòng điện thực tế chạy qua đèn với giá trị cường độ dòng điện định mức của mỗi đèn.



Đèn 1:
Iđm1 = 0,36A  mà I1 = 0,27A ( Đèn 1 sáng yếu.




Iđm2 = 0,22A  mà I2 = 0,27A (  Đèn 2 sáng hơn bình thường.



Không nên mắc như vậy vì đèn có cường độ dòng điện định mức thấp dễ bị cháy.


3>a.Áp dụng công thức điện trở : R= 
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b.Nếu kéo dây đồng ra để chiều dài tăng gấp đôi thì tiết diện sẽ giảm dòng điện một nữa tức là 

s’=
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Ta có :  
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4>Cường độ dòng điện qua các đèn IĐ =   
[image: image151.wmf]2
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Các  đèn sáng bình thường nên U 2 đầu đoạn mạch  rẽ bằng UĐ =110V

Điện trở của đèn : RĐ = 
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Hiệu điện thế 2 đầu biến trở : Ub = UAB – UĐ =160 – 110 = (V)

Điện trở của biến trở :
Rb = 
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III.Bài tập bổ sung


1.Một cuộn dây dẫn bằng đồng có khối lượng 250kg và có tiết diện dây là 1mm2. Tính điện trở của cuộn dây này. Biết điện trở suất của đồng là 1,7.10-8 (m và khối lượng riêng của đồng là 8900kg/m3

2.Giải thích vì sao người ta dùng dây bằng đồng để làm dây dẫn điện trong nhà mà không dùng dây  bằng Nikêlin cho bèn vững hơn?


3.Cho mạch điện như hình vẽ : R1 = 20( ; R2 = 6(  ; R3 = 20(  ; R4 = 2( . 


a)Tính điện trở của mạch CD khi K mở và khi K đóng.


b)Nếu đóng K và UCD = 12V. Hỏi dòng điện qua R3 là  bao nhiêu?


4.Cho mạch điện có sơ đồ sau: R1 =2( ; R2 = 3(  ; R3 = 4( . Rx là một biến trở.


a)Khi Rx = R3 , tính điện trở tương đương của mạch PQ.


b)Cho UPQ = 8V , điều chỉnh Rx cho đến khi Ampe kế chỉ 2A. Lúc đó Rx có  giá trị bao nhiêu?


CHỦ ĐỀ 2

CÔNG, CÔNG SUẤT ĐIỆN – ĐỊNH LUẬT JUN –LEN XƠ

1.những kiến thức cơ bản sau:

1.1)Số Oát ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết công suất định mức của dụng cụ đó, nghĩa là công suất của dụng cụ này khi nó hoạt động bình thường. Trên các dụng cụ điện thường có ghi số Vôn và số Oát.


1.2)Công suất điện của một đoạn mạch bằng tích của hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện qua đó: 
P = UI

Trong đó:
P đo bằng Oát (W)




U đo bằng Vôn(V)




I đo bằng Ampe (A)




1W = 1V . A

Trường hợp trong đoạn mạch chỉ có dụng cụ đốt nóng có điện trở R công suất điện của đoạn được tính theo công thức    P =  R.I2 = U2/R


1.3)Dòng điện có năng lượng vì nó có thể thực hiện công và cung cấp nhiệt lượng. Năng lượng của dòng điện được gọi là điện năng.


1.4)Công của dòng điện sản ra trong 1 đoạn mạch là số đo lượng điện năng chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác trong đoạn mạch đó.




A = P.t = U.I.t 

Trong đó:
U đo bằng Vôn (V)




I đo bằng ampe (A)




t đo bằng giây (s)




A  đo bằng jun (j)




1j = 1W.s = 1V.A.s

Ngoài ra công của dòng điện được đo bằng đơn vị Kwh 




1Kwh = 1000w.3600s = 3 600 000j


1.5)Định luật Jun-Len xơ :Nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, với điện trở và thời gian dòng điện chạy qua.




Q = I2.R.t

Trong đó:
I đo bằng ampe (A)




R đo bằng om(() 




T đo bằng giây (s)




Q đo bằng jun(j)


1.6)Hiệu suất của bếp điện được tính theo công thức:





H  = 
[image: image156.wmf]Q
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Qi  nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi nước:   Q = m.c.(t0 




Q:  nhiệt lượng đo dòng điện qua bếp tỏa ra :   Q = U.I.t = I2.R.t


1.7)Cần thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn khi sử dụng điện nhất là mạng điện dân dụng vì mạng điện này có  U = 220V nên gây nguy hiểm đến tính mạng.


1.8)Cần lựa chọn và sử dụng dụng cụ và thiết bị điện  có công suất phù hợp.


1.9)Dòng điện 70mA hoặc làm việc với hiệu điện thế 40V trở lên là nguy hiểm với cơ thể con người. Trong trường hợp (cơ thể ẩm ướt) thì U = 25V có thể gây hiểm.


1.10)Hiện tượng đoản mạch (ngắn mạch) là hiện tượng 2 cực nguồn điện được nối với nhau bằng dây dẫn có R nhỏ, dây chạm vào nhau gây cháy nổ. Để phòng tránh nguy hiểm mạch điện cần phải có cầu chì hoặc rơle tự động ngắt mạch hoặc nối đất cho vỏ kim loại của các dụng cụ điện.

2.Một số bài tập:
Loại 1: Bài tập về công, công suất dòng điện 


Công của dòng điện được tính theo công thức:




A = P.t


(1)




A = U.I.t

(2)


Công suất của dòng điện được tính theo công thức:




P = U.I


(3)




P = R.I2 

(4)




P = U2/R

(5)


Các đại lượng U, I, R có thể xác định qua các công thức khác như:




I = 
[image: image157.wmf]R
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Tùy  điều kiện đề bài mà chọn công thức thích hợp.

Ví dụ:
Để trang trí cho một quầy  hàng người ta dùng các bóng đèn  6V-9w mắc nối tiếp vào mạch điện có hiệu điện thế không đổi U = 240V.

a. Tìm số bóng đèn cần dùng để chúng sáng bình thường.

b. Nếu có 1 bóng bị cháy người ta nối tắt đoạn mạch có bóng đó lại thì công suất tiêu thụ của bóng tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm?

-Để tính số bóng đèn cần vận dụng công thức nào?

-Làm thế nào để tính được P tiêu thu?ï

-Để tính P tiêu thụ cần biết những đại lượng nào?

-Làm thế nào để tính được R?

-Để tính R tổng cộng và tính I qua từng bóng đèn; cần vận dụng công thức nào?

Giải :

a>Số  bóng đèn cần dùng để chúng sáng bình thường


n =  U/Uñ = 40 boùng

b>Điện trở mỗi bóng:
RỦ = U2Ủ/PỦ = 4( 

Nếu có 1 bóng bị cháy thì điện trở tổng cộng của các bóng còn lại: R = 39Rđ = 156( 

Dòng điện qua mỗi đèn bây giờ là:  
I = U/R = 1,54A

Công suất điện tiêu thụ mỗi bóng bây giờ là:



Pñ = I2.Rñ = 9,48w

Nghĩa là tăng lên so với trước 
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,

,

5

05

0

9

9

48

9

»

»

-


Loại 2: Bài tập về định luật Jun-Len xơ 


- Khi giải loại bài tập này cần vận dụng công thức của định luật Jun-Len xơ:





Q = R.I2.t

(6)





Q = U.I.t

(7)





Q = 
[image: image163.wmf]R

U

2

 

(8)


- Ngoài ra còn vận dụng các công thức:
H = 
[image: image164.wmf]Q

Q

1

  để tính hiệu suất của bếp điện hay ấm điện.

* Ví dụ: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Bóng đèn và bếp điện đều hoạt động bình thường. Trên bóng đèn ghi 220V-100w. Bếp điện có điện trở R = 200( , cường độ dòng điện qua bếp điện  là Ib = 1A.


a.Tính nhiệt lượng mà bóng đèn và bếp điện tỏa ra trong 1 phút.


b.Dùng  để đun sôi 1l nước có nhiệt độ ban đầu 250C thì thời gian đun sôi nước là  30phút. Tính  hiệu suất của bếp, cho biết nhiệt dung riêng của bếp là C = 4 200J/kgk



- Nhiệt lượng mà bếp điện và đèn tỏa ra được tính theo công thức nào?



- Để tính được nhiệt lượng mà đèn tỏa ra trong 1 phút cần biết thêm các đại lượng nào?



- Tính hiệu suất của bếp theo công thức nào?



-  Nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi lượng nước này tính theo công thức nào?

Giải:


a.Nhiệt lượng mà bếp điện tỏa ra trong 1 phút :



Qb = Ib2.Rb.t = 13 200J


Điện trở của đèn là :
RỦ = UỦ2/PỦ  = 484( 


Vì đèn hoạt động bình thường nên :
Iñ =  Pñ/U =100/220 A


Nhiệt lượng mà bóng đèn tỏa ra trong 1 phút là:  Qđ = Iđ2.Rđ.t = 6000J


b.Nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi 1l nước :   Qi = m.c.(t0 = 315 000J


   Nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong 30 phút:            Q = Qb .30
= 396 000J


   Hiệu suất của bếp :
H = 
[image: image165.wmf]Q
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  = 79,5%

* Loại 3: An toàn và tiết kiệm điện 

Ví dụ : Việc làm nào làm dưới đây là an toàn khi sử dụng điện ?

A. Mắc nối tiếp cầu chì loại bất kỳ cho mỗi dụng cụ điện 

B. Sử dụng dây dẫn không có vỏ bọc cách điện.

C. Làm thí nghiệm với nguồn điện có hiệu điện thế 45V

D. Rút phích cắm đèn bàn ra khỏi ổ lấy điện khi thay bóng đèn.

Giải:


Ý D đúng

3.Một số bài tập từ kiểm tra

a.Bài tập trắc nghiệm



1/Một bóng đèn có ghi (220V-100W) cường độ dòng điện định mức của đèn là:



A.
5,5A



B.
0,5A



C.
2A



D.
2,5A



2/Đơn vị nào dưới đây không phải là đơn vị của điện năng:



A.
Jun (J)



B.
Niutôn (N)



C.
Kilôoát giờ


D.
Số đếm của công tơ điện



3/Hãy chọn câu đúng



Định luật Jun-Len xơ cho biết điện năng biến đổi thành :



A. Cơ năng



B. Hóa năng



C. Năng lượng ánh sáng

D. Nhiệt năng



4/Cường độ dòng điện khi dòng điện qua người có giá trị bao nhiêu thì làm tim ngừng đập?



A.Döôùi 10mA



B.Treân 10mA



C.Treân 70mA



D.Treân 150mA



5/Cần phải sử dụng tiết kiệm điện năng vì:



A.Dùng nhiều điện ở gia đình dễ gây ô nhiễm môi trường.



B.Dùng nhiều điện sẽ gây tai nạn nguy hiểm tới tính mạng con người.



C.Như vậy sẽ giảm bớt  chi phí cho gia đình và dành nhiều điện năng cho sản suất.



D.Càng dùng nhiều điện thì tổn hao vô ích càng lớn và càng tốn kém cho gia đình và xã hội.



6.Hiện tượng đoản mạch là hiện tượng:



A. Dây dẫn  điện bị đứt khiến dòng điện không chạy qua mạch điện.



B. Dây dẫn điện bị bong lớp cách điện gây cháy dây.



C. Dây dẫn điện có điện trở nhỏ nối trực tiếp với 2 cực của nguồn điện .



D.Tất cả các hiện tượng trên.


b.Bài tập tự luận:



1/Khi mắc 1 bóng đèn vào hiệu điện thế 220V thì dòng điện chạy qua nó có  cường độ dòng điện là 455mA



a)Tính điện trở và công suất của bóng đèn khi đó.



b)Bóng đèn này được sử dụng trung bình 5 giờ trong 1 ngày. Tính điện năng mà bóng đèn tiêu thụ trong 30 ngày theo đơn vị Jun và số đếm tương ứng của công tơ điện.



2/Một bóng điện khi hoạt động bình thường có điện trở 220( và cường độ dòng điện qua bếp 2A



a)Tính nhiệt lượng mà ấm tỏa ra trong 1 phút.



b)Dùng bếp điện để đun sôi 3l nước  có nhiệt độ ban đầu là 250C thì thời gian đun bước là 20phút. Tính hiệu suất của ấm, biết C= 4 200J/kgk.



3/Hai bóng đèn có ghi 40W-110V và 100W-110V.



a)Tính điện trở mỗi đèn.



b)Tính cường độ dòng điện  qua mỗi đèn khi mắc song song 2 bóng vào mạch điện 110V. Đèn nào sáng hơn?



c)Tính cường độ dòng điện qua mỗi đèn khi mắc nối tiếp 2 bóng vào mạch điện 220V. Đèn nào sáng hơn. Mắc như thế có gì hại không?

  

4.Có 2 điện trở R1 và R2 được mắc vào mạch điện MN theo 2 cách trong cùng 1 khoảng thời gian. Trường hợp đầu mắc nối tiếp, trường hợp 2 mắc song song. Tỉ số của nhiệt lượng tỏa ra ở trường hợp thứ 1 so với trường hợp thứ 2 là bao nhiêu?

4. Hướng dẫn trả lời. Bài giải


a.Bài tập  trắc nghiệm:



1.B ;

2.B ;

3.D ;

4.C ;

5.C ;

6.C


b.Bài tập tự luận:



1.a) Điện trở của đèn:
Rủ = 
[image: image166.wmf]484
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Công suất của đèn :
P = U.I = 100W



    b) Điện năng của đèn tiêu thụ trong 30 ngày:
A = U.I.t = 54 054 000J



Số đếm của công tơ tương ứng :
N = 
[image: image167.wmf]15
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2.a)Nhiệt lượng mà ấm tỏa ra trong 1 phút:  Q1 = R.I2.t = 52 800J



   b)Nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi 3l nước: Qi = m.c. (t = 945 000J



Nhiệt lượng mà ấm tỏa ra trong 20 phút :  Q= Qi .20   = 1 056 000J



Hiệu suất của bếp: 
H = 
[image: image168.wmf]Q
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  = 89,5%



3.a)Điện trở của mỗi đèn:
R1 = 
[image: image169.wmf]1
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b) Khi mắc song song 2 bóng đèn vào mạng điện 110V, hiệu điện thế 2 đầu mỗi đèn 110V. Do đó, cường độ dòng điện qua mỗi đèn là:
I1 = 
[image: image171.wmf]1
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Vì U = Uđm    nên   Pđt = Pđm    ; Vì P2 > P1  nên Đ2 sáng hơn  Đ1


c)Vì 2 đèn mắc nối tiếp nên: 
I’1 = I’2 =I =  
[image: image173.wmf]2
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Do đó 

P’1 = R1I2  ( 81,8W ;

P’2 = R1I2  (32,7W



Vì
P’1 > P’2   nên đèn Đ1 sáng hơn Đ2  



Vì 
P’1 > P1    nên Đ1 sáng hơn bình thường sẽ chóng hỏng



Vì 
P’2 > P2     nên  Đ2 sáng yếu hơn bình thường



4.a)Mắc nối tiếp : Điện trở  tương đương của đoạn mạch MN :

R = R1 + R2 



Nhiệt lượng tỏa ra trong thời gian t :

Q = 
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Mắc song song : Điện trở  tương đương của đoạn mạch MN :
R’ = 
[image: image175.wmf]2
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Nhiệt lượng tỏa ra trong thời gian t:
Q = 
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  (2)

Lập tỉ số  (1) và (2) ta có :
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III.Bài tập bổ sung
1. Hai điện trở R1= 30(  , R2 =15(  mắc nối tiếp vào 2 điểm A, B có hiệu điện thế không dổi U=9V


a.Tính cường độ dòng điện qua đoạn mạch AB, hiệu điện thế qua đầu mỗi điện trở R1, R2  và công suất tiêu thụ của mỗi điện trở.


b. Thay điện trở R1 bằng bóng đèn Đ(6V-2,4W) thì đèn có sáng bình thường không? Tại sao?

2. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó UAB = 9V


a. Khóa K mở:  công suất tiêu thụ của các điện trở  R1, R2 ,R3​  bằng nhau và bằng 1,5W. Tính  R1, R2 ,R3

b. Khóa K đóng: công suất tiêu thụ của điện trở bằng bao nhiêu?

3. Cho mạch điện như hình vẽ. Biến trở RDC có ghi (20( -1A)


a.Biến trở làm bằng Nikêlin có ( = 4.10-7(m và s = 0,1mm2. Tính chiều dài của dây biến trở? 


b.Khi con chạy C ở vị trí M thì Vôn kế chỉ 12V, khi con chạy ở vị trí N thì vôn kế chỉ7,2V. Tính điện trở R?

4. Dây mayso của 1 bếp điện  có chiều dài l = 5m, tiết diện s = 0,1mm2 và điện trở suất             ( = 0,4.10-6(m.


a.Tính điện trở của bếp điện 


b.Tính công suất tiêu  thụ của bếp điện khi mắc nó vào lưới điện  có U = 120V.


c. Dùng bếp điện để đun sôi 1,2l nước ở 250C thì mất bao nhiêu lâu; nếu hiệu suất của bếp điện  H = 75%. Biết A    nhiệt dung riêng  c = 4200J/kg độ
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